Chuyên đề tốt nghiệp


Lời cảm ơn

Xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới các thầy cô giáo khoa Kinh tế và Kinh doanh quốc tế đã trang bị cho em kiến thức trong suốt quá trình học tập. Đặc biệt xin gửi lời cảm ơn trân trọng nhất tới thầy PGS.TS. Đỗ Đức Bình, người đã tận tình hướng dẫn em trong suốt quá trình thực hiện chuyên đề tốt nghiệp này.

Nhân đây, cũng xin được gửi lời cảm ơn tới các bác, các cô thuộc Uỷ ban phát triển Campuchia đang làm việc và công tác trong Uỷ ban này, những ngưòi đã giúp đỡ em nhiệt tình trong việc thu thập, tìm tài liệu, cũng như cho em những lời khuyên quý giá để chuyên đề có được những số liệu cập nhật, đầy đủ, chính xác và hoàn thiện hơn.

LỜI MỞ ĐẦU

Xu hướng quốc tế  hoá đời sống kinh tế thế giới là kết quả của quá trình phân công lao động xã hội mở rộng trên phạm vi toàn thế giới đã lôi kéo tất cả các nước và vùng lãnh thổ từng bước hội nhập với nền kinh tế thế giới.Trong xu thế đó, chính sách đóng cửa biệt lập với thế giới là không thể tồn tại. Nó chỉ là kìm hãm quá trình phát triển của xã hội. Một quốc gia khó có thể tách biệt khỏi thế giới vì những thành tựu của khoa học và kinh tế đã kéo con người xích lại gần nhau hơn và dưới tác động quốc tế buộc các nước phải mở cửa.

Mặt khác trong xu hướng mở cửa, các nước đều muồn thu hút được nhiều nguồn lực từ bên ngoài để phát triển kinh tế đặc biệt là nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI : vì thế các nước đều muốn tạo ra những điều kiện hết sức ưu đãi để thu hút được nhiều nguồn về mình.

Nhận thức được vấn đề này Chính phủ Hoàng gia Cămpuchia đã thực  hiện đường lối đổi mới theo hướng mở cửa với bên ngoài. Kể từ khi thực hiện đường lối mới đến này, Cămpuchia đã thu được những thành tựu đáng kể cả trong phát triển kinh tế cũ cũng như trong thu hút nguồn vốn(FDI) từ bên ngoài.Hàng năm nguồn vốn FDI từ bên ngoài vào trong nước tăng nhanh cả về số lượng dự án lẫn quy mô nguồn vốn.Tuý nhiên việc thu hút nguồn vốn FDI của Cămpuchia vẫn thuộc loại  thấp so với các  nước trong khu vực và chưa thể hiện được  hết tiềm năng của mình trong việc thu  hút vồn FDI để đáp ứng nhu cầu phát triển .Chính vì vậy việc nghiên cứu tình hình thực tiễn về môi trường và kết quả đầu tư trực tiếp của Cămpuchia là việc quan trọng và không thể thiếu để có thể đưa ra giải pháp và hướng giải quyết mới nhằm nâng cao khả năng thu hút nguồn vốn FDI dÓ phát triển kinh tế.

Trong thời gian thực tập tại Uỷ ban phát triển Cămpuchia, dưới sự hướng dẫn của giáo viên Đỗ Đức Bình và sự giúp đỡ của cơ quan, với kiến thức đã được tích luỹ tại nhà trường của mình, em đã nghiên cứu đề tài “Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Cămpuchia; thực trạng và giải pháp”
Mục đích của đề tài là nghiền cứu thực trạng tình hình đầu tư nước ngoài tại Cămpuchia và  đưa ra  một số giải pháp về thu hút vốn FDI để phát triển kinh tế xã hội của Cămpuchia. Đề tài  được trình bày như sau:

Chương I: Cơ sở lý luận và thực tiễn về đầu từ trực tiếp nước ngoài (FDI)

ChươngII: Thực trạng hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Cămpuchia 

ChươngIII: Một số giải pháp nhằm tăng cường thu hút  đầu tư trực tiếp nước ngoài.
Chương I

cơ sở lý luận và thực tiễn về đầu tư

trực tiếp nước ngoàI (FDI)

I. Cơ sở lý luận về FDI

1. Khái niệm, bản chất, đặc điểm và các hình thức của FDI

1.1. Khái niệm

1.1.1. Khái niệm về đầu tư

Đầu tư nói chung là sự sinh các nguồn lực ở hiện tại để tiến hành các hoạt động nào đó nhằm thu về các kết quả nhất định trong tương lai lớn hơn các nguồn lực đã bỏ ra để đạt được các kết quả đó.

Nguồn lực đó có thể là tiền , tài nguyên thiên nhiên, sức lao động hoặc trí tuệ.

Nhưng kết quả thu được trong tương lai có thể là sự tăng thêm các tài sản tài chính (tiền vốn), tài sản vật chất (nhà máy, đường xá),tài sản trí tuệ (trình độ văn hoá, chuyên môn , khoa học kỹ thuật ….) và các nguồn nhân lực có đủ điều kiện để làm việc có năng suốt trong nền sản xuất xã hội.

Trong những kết quả đạt được trên đây, những kết quả trực tiếp của sự hy sinh các nguồn lực là các tài sản vật chất, tài sản trí tuệ và nguồn nhân lực tăng thêm có vai trò quan trọng trong mọi lúc, mọi nơi không chỉ đối với người đầu tư mà cả đối với toàn bộ kinh tế. Những kết quả này không chỉ người đầu tư mà cả nền kinh tế được hưởng thụ. Chẳng hạn một nhà máy được xây dựng; tài sản vật chất của người đựơc đầu tư trực tiếp tăng thêm, đồng thời tài sản vật chất tiềm lực của xã hội cũng được tăng thêm.

Lợi ích trực tiếp do hoạt động của nhà máy này đem lại cho người đầu tư được lợi ích nhuận, còn cho nền kinh tế được thoả mãn nhu  cầu tiêu dùng (cho sản xuất và cho ngân sách, giải quyết công ăn việc làm cho người lao động……trình  độ nghề nghiệp chuyên môn của người lao động tăng thêm không chỉ có lợi cho chính họ mà còn bổ sung nguồn lực kỹ thuật cho nền kinh tế để có thể tiếp nhận công nghệ này càng hiện đại, góp  phần nâng cao trình độ công nghệ kỹ thuật của nền sản xuất quốc gia.

Đối với từng cá nhân, đơn vị đầu tư là điều kiện quyết định sự ra đời, tồn tại và tiếp tục phát triển của mọi hoạt động  sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, đối với nền kinh tế đầu tư là yếu tố quyết định sự phát triển của nền  sản xuất xã hội, là chìa khóa của sự tăng trưởng.

Có nhiều hình thức đầu tư và xuất phát từ nhiều nguồn vốn khác nhau, một trong số hình thức đầu tư quan trọng là đầu tư trực tiếp nước ngoài.

1.1.2. Khái niệm về đầu tư trực tiếp nước ngoài(FDI)

Các quan điểm và định nghĩa về FDI được đưa ra tuỳ gốc độ nhìn  nhất của các nhà kinh tế nên rất phong phú và đa dạng. Qua đó ta có thể rút ra một định nghĩa chung nhất như sau .

FDI  là loại hình kinh doanh mà nhà đầu tư nước ngoài bỏ vốn, tự thiết lập các cơ sở sản xuất kinh doanh cho riêng mình, đúng chủ sở hữu, tự quản lý, khai thác hoặc thuê người quản lý, khai thác cơ sở này, hoặc hợp tác với đối tác nước sở tại thành lập cơ sở sản xuất kinh doanh và tham gia quản l ý, cùng với đối tác nước sở tại chia sẻ lợi nhuận và rủi ro.

1.1.3. Nguồn gốc và bản chất của FDI

FDI  là đời muộn hơn các hoạt động kinh tế đối ngoại khác vài ba thập kỷ nhưng FDI nhanh chóng xác lập vị trí của mình trong quan hệ kinh tế quốc tế, FDI trở  thành một xu thế tất yếu của lịch sử, một nhu cầu không thể thiếu của mọi nước trên thế giới kể cả những nước đang phát triển, những nước công nghiệp mới hay những nước trong khối OPEC và những nước phát triển cao.

Bản chất của FDI  là:

- Có sự thiết lập về quyền sở hữu về Tư Bản của công  ty một nước ở một nước khác

- Có sự kết hợp quyền sở hữu với quyền quản lý các nguồn vốn đã được đầu tư

- Có kèm theo quyền chuyền giao công nghệ và kỹ năng quản lý

- Có liên quan đến việc mở rộng thị trường của các công ty đa quốc gia 

- Gắn liền với sự phát triển của thị trường tài chính quốc tế và thương mại quốc tế
1.2. Đặc điểm của FDI

Các chủ đầu tư thực hiện đầu tư trên nước sở tác phải tuần thu pháp luật của nước đó.

- Hình thức này thường mang tình khả thi và  hiệu quả kinh tế cao 

- Tỷ lệ vốn quy định  vốn phân chia quyền lợi và nghĩa vụ các chủ đầu tư 

- Thu nhập chủ đầu tư phụ thuộc vào kết quả kinh doanh

- Hiện tượng đa cực và đa biến trong FDI là hiện tượng đặc thù, không chỉ gồm nhiều bên với tỷ lệ góp vốn khác nhau mà còn các hình thức khác nhau của Tư Bản tư nhân và tư bản nhà nước cũng tham gia.

- Tồn tại hiện tượng hai chiều trong FDI một  nước vừa nhận đầu tư vừa thực hiện đầu tư ra nước ngoài nhằm tận dụng lợi thế so sánh giữa các nước

- Do nhà đầu tư muốn đầu tư vào thì phải tuần thu các quyết định của nước sở tại thì nên vốn tỷ lệ vốn tối thiểu của nhà đầu tư vào vốn pháp định  của dự án là do luật đầu tư của mỗi nướcc quyết định. Cămpuchia quyết định là 40% trong  khi ở Mỹ lại quyết định 10% và một số nước khác lại là 20%

- Các nhà đầu tư là nguồn bỏ vốn và đóng thời  tự mình trực tiếp quản lý và điều hành dự án. Quyến quản lý phụ thuộc vào vốn đóng góp mà  chủ đầu tư đã góp trong vốn pháp định của dự án, nếu doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài thì họ có toàn quyền  quyết định

- Kết quả thu được từ dự án được phân chia cho các bên theo tỷ lệ vốn góp vào vốn pháp định sau khi đã nộp thuế cho nước sở tại và trả lợi tức cổ phần cho các cổ đông nếu là  công ty cổ phần.

- FDI thường được thực hiện thông qua việc xây dựng mới  hay mua lại một phần hoặc toàn bộ doanh nghiệp đang hoạt động, thông qua việc mua cổ phiếu để thông tin xác nhận

1.3. Các hình thức FDI

- Hợp tác kinh doanh trên cơ sở hợp đồng: Hợp đồng hợp tác kinh doanh là văn bản được ký giữa hai hay nhiều bên quy định trách nhiệm và phân chia kết quả kinh doanh cho mỗi bên để tiến hành đầu tư kinh doanh ở Vương quốc CĂMPUCHIA  .

- Hợp đồng hợp tác kinh doanh do đại diện có thẩm quyền của các bên hợp doanh ký.

Trong quá trình kinh doanh, các bên hợp  doanh được thoả thuận thành lập ban điều phối để theo dõi, giám sát việc thực hiện hợp đồng hợp tác kinh doanh.Ban điều phối hợp đồng hợp tác kinh doanh không phải là đại diện pháp lý cho các bên hợp doanh.

Bên nước ngoài thực hiện nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác theo luật đầu tư nước ngoài tại Cămpuchia.

1.3.1 Doanh nghiệp liên doanh

Doanh nghiệp liên doanh là doanh nghiệp được thành lập tại Cămpuchia trên cơ sở hợp đồng liên doanh ký giữa  bộ trưởng Cămpuchia với bên hoặc các bên nước ngoài để đầu tư, kinh doanh tại Cămpuchia. Doanh nghiệp liên doanh mới là doanh nghiệp được thành lập  giữa doanh nghiệp liên doanh nghiệp Cămpuchia hoặc với doanh nghiệp liên doanh, hoặc với doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài đã được phép hoạt động tại Cămpuchia.Trong trường hợp đặc biệt, doanh nghiệp liên doanh có thể được thành lập trên cơ sở hiệp định ký kết giữa chính phủ Cămpuchia với chính phủ nước ngoài.Doanh nghiệp liên doanh được thành lập dưới hình  thức công ty trách nhiệm hữu hạn, mỗi bên liên doanh chịu trách nhiệm với bên kia, với doanh nghiệp liên doanh trong phạm vi  phần vốn góp của mình vào vốn pháp định.

Vốn pháp  định của doanh nghiệp liên doanh ít nhất phải bằng 20% vốn đầu tư. Đối với các dự án xây dựng công trình kết cấu hạ tầng tại các vùng có điều kiện kinh tế, xã hội khó khăn, dự án đầu tư vào miền núi vùng sâu vùng xa, trồng rừng tỷ lệ này thấp hơn 20%  nhưng phải được cơ quan cấp giấy phép đầu tư chấp nhận.

1.3.2 Doanh nghiệp 100% của vốn đầu tư trực tiếp nước ngoàI(FDI)

Doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài là doanh nghiệp thuộc sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài, do nhà đầu tư nước ngoài thành lập tại Cămpuchia, tự quản lý và chịu trách nhiệm về kết quả kinh doanh.

Doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước được thành lập theo hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn, có tư cách pháp nhân theo pháp luật Cămpuchia.

Vốn pháp định của doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài ít  nhất phải bằng 20% vồn đầu tư. Đối với các dự án xây dựng công trình kết cấu hạ tầng tại các vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, dự án đầu tư vào miền núi, vùng sâu, vùng xa, trồng rừng, tỷ lệ này có thể thấp đến 20% nhưng phải được cơ  quan cấp giấy phép đầu tư chấp thuận.

Trong quá trình hoạt động, doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài không được giảm vốn pháp định.Việc tăng vốn pháp định, vốn đầu tư tự do doanh nghiệp quyết định và được cơ quan cấp giấy phép đầu tư chuẩn .

II. Một số lý thuyết của FDI

A.1. Lý thuyết chu  kỳ sống

Lý thuyết này giải thích tại sao các nhà sản xuất lại chuyển hướng hoạt động kinh doanh từ xuất khẩu sang thực hiện FDI. Lý thuyết cho rằng đầu tiên các nhà sản xuất tại chính quốc đạt được lợi thế độc quyền xuất khẩu nhờ việc cho gia đời những sản phẩm mới, sản xuất vẫn tiếp tục tập trung tại chính quốc này cả chỉ khi phí sản xuất ở nước ngoài  có thể thấp hơn.Trong thời kỳ này để xâm nhập thị trường nước ngoài thì các nước thực hiện việc kỹ năng  tăng trưởng  các  nhà sản xuất khuyến khích đầu tư ra nước ngoài nhằm tận dụng chi phí sản xuất thập và quan trọng hơn là ngăn chặn khả năng để rời thị trường và nhà sản xuất địa phương.

A.2. Lý luận về quyền lợi thị trường

Lý luận cho rằng FDI tồn tại do những hành vi đặc biệt của  độc quyền nhóm trên phạm vi quốc tế như phản ứng độc quyền nhóm, hiệu quả kinh tế bên trong do quy mô sản xuất và sự liên kết đầu tư nước ngoài theo chiều rộng. Tất cả những hành vi này đều nhằm hạn chế cạnh tranh mở rộng thị trường và ngăn không cho đối thủ khác xâm nhập vào ngành.

FDI theo chiều rộng tồn tại khi các công ty xâm nhập vào nước khác và sản xuất các  sản phẩm trung gian, sau đó các sản phẩm này được xuất ngược trở lại và được sản xuất với tư cách là đầu vào cho sản xuất của chủ nhà hay tiêu thụ những sản phẩm đã hoàn thành cho những người tiêu thụ cuối cùng.

Theo thuyết này các công ty thực  hiện FDI vì một  số lý do: Thứ nhất do nguồn cung cấp nguyên liệu ngày càng khan hiếm các Công ty địa phương không đủ khả năng tham do khái thác. Do vậy các MNC tranh thủ lợi thế cạnh tranh trên cở sở khai thác nguyền liệu tại địa phương. Điều đó giải thích tại sao FDI theo chiều rộng được thực hiện ở các nước đang phát triển .Thứ hai thông qua các liên kết FDI dọc các Công ty độc quyền nhóm lập nên các hàng rào không cho các công ty khác tiếp cận tới những nguồn nguyền liệu của chung.Thứ ba FDI theo chiều rộng còn tạo ra lợi thế về chi phí thông qua việc cải tiến kỹ thuật bằng cách phối hợp sản xuất và chuyền giao các sản phẩm giữa các công đoán khác nhau của quá trình sản xuất.

A.3. Lý thuyết về tính không hoàn hảo của thị trường

Lý thuyết này cho rằng khi xuất hiện trên thị trường cho hoạt động kinh doanh kém hiệu quả di các công ty thực hiện đầu tư trực tiếp nước ngoài nhằm khuyến khích hoạt động kinh doanh và vượt qua yêu tố không hàon hảo đó. Có hai yếu tố không hoàn hảo của thị trường là rào cản thương mại và kiến thức đặc biệt


- Các rào cản thường mại thuế và hạn ngạch…


- Kiến thực đặc biệt là chuyền môn kỹ thuật của các kỹ sư hay khả năng tiếp thị đặc biệt của các nhà quản lý khi các kiến thực này chỉ là chuyên môn kỹ thuật thì các công ty có thể bán cho các công ty nước ngoài với một giá nhất định để họ có thế sản xuất sản phẩm tương tự. Những cơ hội thị trường tại nước ngoài là thực hiện FDI. Mặt  khác nếu các công ty bán các kiến thức đặc biệt cho nước ngoài thì họ lại sợ tạo ra đối thủ cạnh tranh trong tương lai.

B. Các lý luận khác về FDI

B.1.Lý luận về chu kỳ sản phẩm

Lý luận này đề cập tới chu kỳ phát triển của chu kỳ tuổi thọ của sản phẩm quyết định các doanh nghiệp phải đầu tư ra ngoài để chiếm lĩnh vực thị trường ra nước ngoài. Lý thuyết này được RAYMOND VENON xây dựng năm 1966, nhằm mạnh về vòng đời của một sản phẩm bao  gồm 3 thời kỳ: Thời kỳ sản phẩm mới, thời kỳ sản phẩm hoàn thiện, thời kỳ sản phẩm tiêu chuẩn hay chính muối. Lý thuyết này chỉ ra rằng chỉ được thực hiện khi sản phẩm bước sang thời kỷ chuẩn hoá và chi phí sản xuất là yếu tố quyết định khi cạnh trạnh.

Lý luận trên này vạch ra sự khác nhau về tầm quan trọng của các yếu tố sản xuất trong các giai đoạn phát triển sản phẩm, là cái làm này nảy sinh quy luật chiến dịch lợi thế.

B.2.Quyết cấu thành hữu cơ của đầu tư

Cạnh tranh thị trường đang được mở rộng, tiền đề sống của xí nghiệp là phải tiếp tục tăng trường. Đầu tư ra nước ngoài nhằm bảo vệ vị trí của mình trên thị trường ngày càng mở rộng. Xét dưới góc độ của quy luật đầu tư, muốn duy trì năng lực thu lời của đầu tư thì phải tiến hành đầu tư mới nếu không thì thù lao của đầu tư sẽ giảm, các nhà đầu tư sẽ đầu tư ra nước ngoài với mục đích ngắn ngừa đối thủ cạnh tranh chiếm lĩnh thị trường.

B.3. Lý luận về phân tán rủi  ro

H.M.Markawitey cho rằng sự lựa chọn đầu tư có hiệu quả là đầu tư đa dạng hoá sản phẩm, tức là phần tán hoá, mức bù trừ thù lao giữa các hạng mục đầu tư thấp hoặc ấm sẽ có thể khiến cho thù lao dự kiến lớn giá trị của biến độ về thù lao.

Đa dạng hoá làm cho sản phẩm có sự khác biệt, sự khác biệt theo chiều ngang, sự khác biệt theo chiều rộng có thế phân tán rủi ro.

C.Lý thuyết chiết trung

Các công ty sẽ thực hiện FDI khi hội tụ đủ ba lợi thế: địa điểm, sở hữu, nội địa hoá. Về địa điểm là các ưu thế có được do tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh tại một địa điểm nhất định những ưu thể về địa điểm có thể là các nguồn tài nguyền thiên nhiên, nguồn lao động lãnh nghề và rẻ….

Sở hữu là ưu thế cho một công ty có cơ hội tham gia sở hữu một số tài sản nhất định như nhãn hiệu sản phẩm, kiến thức kỹ thuật hay cơ hội quản lý. nội địa hoá là ưu thể đạt được cho việc nội hoá hoạt động sản xuất thay vì  chuyền nó  đến một thị trường kém hiệu quả hơn.

Thuyết này khẳng định rằng khi hội tụ đầy đủ các lợi thế trên, các công ty sẽ thực hiện FDI.

III. vai trò đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI 

Hoạt động FDI có tính hai mặt với nước đầu tư cũng như nước tiếp nhận đầu tư đều có tác động tiêu cực và tác động tích cực.

Trước hết đối với nước đi đầu tư (nước chủ nhà) FDI có vai trò chủ yếu sau:


* Tác động tích cực

Do đầu tư là người nước ngoài là người trực tiếp điều hành và quản lý vốn nên họ có trách nhiệm cao, thường đưa ra những quyết định có lợi cho họ. Vì thế họ có đảm bảo hiệu quả của vốn FDI. Đầu tư nước ngoài mở rộng được thị trường tiêu thụ sản phẩm nguyên liệu, cả công nghệ và thiết bị trong khu vực mà họ đầu tư cũng như trên thế giới.Do khai thác được nguồn tài nguyền thiên nhiên và lao động rẻ, thị trường tiêu thụ rộng lớn nên có thể mở rộng quy mô, khai thác được lợi thể kinh tế của quy mô từ đó có thể nâng cao năng suất, giảm giá thành sản phẩm.Tránh được các hàng rào bảo hộ mâu dịch và phí mậu dịch của nước tiếp nhận đầu tư với thông qua FDI chủ đầu tư hay doanh nghiệp nước ngoài xây dựng được các doanh nghiệp của mình nằm trong long nước thì hành chính sách bảo hộ.


* Tác động tiêu cực

Khi các doanh nghiệp thực hiện việc đầu tư ra nước ngoài thì trong nước sẽ mất đi khoản vốn đầu tư, khó khăn hơn trong việc tìm nguồn vốn phát triển cũng như giải quyết việc làm.Do đó trong nước có thể dẫn tới nguy cơ suy thoái, vì thế mà nước chủ nhà không đưa ra những chính sách khuyên khích cho việc đầu tư ra nước ngoài. Đầu tư ra nước ngoài thì doanh nghiệp sẽ phải đối mặt với nhiều rủi ro hơn trong môi trường mới về chính trị, sự xung đột của quốc gia hay đơn thuần chỉ là sự thay đổi trong chính sách và pháp luật của quốc gia hay đơn thuần chỉ là sự thay đổi trong chính sách và pháp luật của quốc gia tiếp nhận… tất cả những điều đó đều khiến cho các doanh nghiệp có thể rơi vào tình trạng mất tài sản cở sở hạ tầng. Do vậy mà họ thường phải đầu tư vào các nước ổn định về chính trị cũng như trong chính sách và môi trường kinh tế.

Đối với nước tiếp nhận đầu tư thì hoạt động FDI có tác động:


* Tác động tích cực

Nhờ nguồn vốn FDI đầu tư mà có thể có điều khiến  tốt để khai thác tốt nhất  các lợi thế về tài nguyền thiên nhiên, vị trí địa lý. Bởi các nước tiếp nhận thị trường là nước đang phát triển có tài nguyền song không biệt cách khai thác.


- Tạo điều kiện để khai thác được nguồn vốn từ bên ngoài do không quy định mức vốn góp tối đa mà chỉ quyết định mức vốn góp tối thiểu cho nhà đầu tư.


- Thông qua việc hợp tác với doanh nghiệp nước ngoài  hay  cạnh tranh với doanh nghiệp nước ngoài và tiếp thu được kỹ thuật công nghệ hiện đại hay tiếp thu được kinh nghiệm quản lý kinh doanh của họ.


- Tạo điều kiện để tạo việc làm, tăng  tốc độ tăng trưởng của đối tượng bỏ vốn cũng như  tăng kim ngạch xuất khẩu và tăng trưởng kinh tế, qua đó nâng cao đời sống nhân dân.

- Khuyến khích doanh nghiệp trong nước tăng năng lực kinh doanh, cải tiến công nghệ mới nâng cao năng suất chất lượng giảm giá thành sản phẩm do phải cạnh tranh với doanh nghiệp nước ngoài, một mặt khác thông qua hợp tác với nước ngoài có thể mở rộng thị trường thông qua tiếp cận với bạn hàng của đối tác đầu tư.


* Tác động tiêu cực

- Nếu không có quy hoạch cụ thể và khoa học, có thể đầu tư tràn lan kém hiệu qua, tài nguyên thiên nhiên có thể bị khái thác bừa bãi về sẽ gây ra ô nhiễm môi trường nghiêm trọng

-  Môi trường chính trị trong nước có thể bị ảnh hưởng, các chính sách trong nước có thể bị thay đổi do khi đầu tư vào thì các nhà đầu tư thường có các biện pháp vận động quan chức địa phương theo  hướng có lợi  cho mình.


- Hiệu quả của đầu tư phụ thuộc vào nước tiếp nhận  có thể tiếp nhận từ các nước đi đầu tư những công nghệ thiết bị lạc hậu không phù hợp với nền kinh tế gây ô nhiễm môi trường.


- Các lĩnh vực và địa bàn đầu tư phụ thuộc vào sự lựa chọn của nhà đầu tư nước ngoài  mà không theo ý muốn của nước tiếp nhận. Do vậy việc bố trí cơ cầu đầu tư sẽ gặp khó khăn sẽ tạo ra sự phát triển mất cân đối giữa các vùng.


- Giảm số lượng doanh nghiệp trong nước do  quá trình cạnh tranh nên nhiều doanh nghiệp trong nước bị phá sản.Hay ảnh hưởng tới can  cần thành toán quốc tế do sự di  chuyển của các luồng vốn cũng như luồng hàng hoá ra vào trong nước .


- Ngày này hầu hết việc đầu tư là của các công ty đa quốc gia vì thể các nước tiếp nhận thường bị thua thiệt, thất thu thuế hay các liên doanh sẽ phải chuyển thành doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài  do các vần đề chuyển nhượng giá nội bộ của các công ty này.

IV. Xu hướng vận động của FDI

1. FDI tăng nhanh và chiếm tỷ trọng ngày càng lớn trong tỷ trọng vốn đầu tư

Tổng lưu chuyển vốn quốc tế ngày càng tăng  nhanh trong những năm gần đây khoảng 20 đến 30% một năm.Điều đó cho thấy xu thể quốc tế hoá đời sống ngày càng phát triển mạnh, các nước đều phục thuộc lẫn nhau và tham gia tích cực vào quá trình phân công lao động quốc tế.Những năm 1970 vốn đầu tư FDI thế giới hàng năm tăng 25tỷUSD, đến những năm 1980 –1985 lượng vốn FDI thế  giới hàng năm tăng 50tỷUSD,năm 1988 lượng vốn FDI thế giới không ngừng tăng và dừng ở   mức dưới 200 tỷUSD, đến 1994 vốn FDI thế giới tăng 226tỷUSD, năm 1995 còn số  đó là 235tỷUSD, đến năm 1998 vốn FDI của toàn thế giới lên tới 4000tỷUSD, tăng 20% với năm 1997 và cho đến hết năm 2002 lượng FDI của thế  giới là 4500tỷUS.Dó chứng tỏ hoạt động FDI ngày càng được nhiều nước tiến hành.

Hướng phát triển FDI từ sau chiến tranh thế giới thứ 2 vốn FDI chủ yếu đổ vào các nước châu ÂU bởi vì đầu tư thời gian đó mạnh nhất là Mỹ , các công ty của Mỹ thực hiện theo kế  hoạch MARSHAL để thúc đẩy nền kinh tế của các nước đồng mình.Thời kỷ sau đo khi nền kinh tế tây âu và nhật bản phục hồi.Thế giới hình thành ba trung tâm Mỹ ,Tây âu, Nhật bản, FDI chủ yếu được thực hiện trong các nước công nghiệp nhằm củng cố tiềm lực của mình.Những năm 50 do suy thoát rộng khắp trong giới tư bản thì FDI có xu  hướng chuyển sang các nước đang phát triển.

Nguyền nhân của sự chuyền hướng này là vì :

Suy thoái kinh tế có tính chu kỷ, sự tự tụt giảm lãi suất và lợi nhuận của nước phảt triển để đạt được lợi nhuận cao buộc các nhà đầu tư phải tìm địa ban mới đó là thị trường của các nứơc đang phát triển.


- Xu hường toàn cầu hoá và đa dạng hoá ảnh hưởng lâu dài tới sự chuyển hướng đầu tư vì nhiệm độ tăng nhanh như hiện này thì các nước đang phát triển chiếm tỷ trọng lớn trong sản xuất và thương mại quốc tế, đó là nơi thu hút FDI hấp dẫn.Mặt khác khi việc cải cách mạnh mẽ thị trường tài chính của cả nước phát triển lẫn các nước đang phát triển dẫn tới sự cạnh tranh gay gặt trong thu hút FDI.


- Tăng động của quốc cách mạng khoa học kỹ thuật khiến các nước công nghiệp phải thường xuyên thay thể may móc thiết bị lạc hậu để làm được điều này họ phải tìm được nơi để chuyển giao các công nghệ ,đó là các nước đang phát triển các nước công nghiệp lại thu được giá trị mới.


- Thế giới xuất hiện nhiều vần đề mà một mình các nước công nghiệp không thể giải quyết hết vì thể cần phải hợp tác với nước đang phát triển.


- Các nước đang phát triển đạt được những thanh tựu to lớn, về kinh tế, đảm bảo môi  trường đầu tư thuận lợi , tham  gia ngày càng mạnh vào phần công lao động quốc tế ,điều đó ngày càng thu hút được FDI.

Tuy nhiên ngày này lược vốn FDI vẫn chủ yếu trong khối OECD, 80% lượng FDI vẫn hướng vào các nước phát triển.Theo dự đoán của WB lượng FDI vào các nước song lượng FDI vẫn tiếp tục tăng vào các nước phát triển, để thu hút được nhiều lượng FDI hơn nữa cần tiếp tục tạo ra sự ổn định trong môi trường chính trị xã hội và tốc độ tăng trưởng cao đó là nhân tố lớn cơ bản, không thể thiểu trong thu hút FDI.

2. Sự phân bố FDI không đều cho các khu vực địa lý

Những năm  1980 tính đạt được tốc độ tăng trưởng cao, vồn đầu tư chủ yếu tập trung vào khu vực này.Sau đó những năm 1990 đến năm 2000 lạm phát tăng nhanh có dấu  hiệu suy thoái khung hoảng nên lượng vồn FDI có xu hướng chuyển sang các nước đang phát triển ở ĐÔNG NAM á, nơi có cải cách mới đang là nền kinh tế năng động nhất trên thới giới.

Bảng : FDI vào khu vực các nước đang phát triển thời kỷ 86đến 90

	Khu vực
	Fdi bình quan mộtnăm(tỷ$)
	Tốc độ tăng bình quân(%)

	Mỹ la tinh
	26
	22

	Tây ¸
	0,4
	17

	đông nam ¸
	14
	37

	Châu phí
	3
	6


Nguồn :World Investment Report,UN, New york

Nguồn FDI và Đông Nam á chủ yếu là từ Mỹ ,Nhật bản và các nước công nghiệp khác.
Trong số các nước có vốn FDI tăng phải kể đến Thailand, Singapore, Malaysia, đầu tư vào Đông Nam á là do :

+  Tăng trưởng cao và ổn định,  cũng các cải cách về tài chính là nên tăng thu hút FDI

+ Đồng yên (Nhật bản) tăng giá khiến Nhật đầu tư ra nước ngoài nhiều hơn vào Đông Nam á là thị trường quen thuộc của Nhật.

+ Khả xuất khẩu của các nước đông nam á tăng nhanh nên dư cán cân thanh toàn quốc tế, tạo ra tư bản thừa cần tìm nơi đầu tư, kết hợp với xu hướng liên kết khu vực phát triển mạnh mẽ nên FDI tăng nhanh phần nhiều cũng là do các nhà đầu tư khu vực.

+Do các nước đông nam á đa dạng hoá các hình thức đầu tư và xây dựng nhiều các khu công nghiệp, khu chế xuất đồng thời có nhiều ưu đãi cho nhà đầu tư khi đầu tư vào các khu đó.

+ Chuyển sang những năm 1995-1999 lượng FDI có xu hướng tăng trở lại trong khu vực Mỹ la tính và khu vực Châu phí , Đồng âu những năm 2000-2002 do gặp phải cuộc khung hoảng tài chính tiền tệ nền lượng FDI trong khu vực Đông nam á giảm mạnh, tuỳ vậy nó có xu hướng tăng trở lại từ đầu năm 2003.
Lượng FDI tăng không đều trong khu vực các nước đang phát triển song lại chủ yếu tập trung vào một số nước như  Trung quốc,Brazil, Nga và một số nước NEC Đông nam á. Lượng FDI vào các nước công nghiệp phát triển vẫn là chủ yếu . Mỹ là nước có lượng FDI lớn nhật  trên thế giới chiếm hơn 1/4 lượng FDI , tuỳ nhiên FDI của EU lớn nhất là vào Mỹ.

3. Sự chuyển hướng đầu tư trong thời gian gần đây

Hiện này, nhu cầu vốn đầutư phát triển của các quốc gia rất lớn và ngày một tăng, nhưng khả năng cung cấp vốn đầu tư rất hạn  chế , do đó khả năng cung cấp về vốn trên thế giới rất căng thẳng . Khả năng thu hút vốn đầu tư của các quốc gia phụ thuộc và nhiều yếu tố.Trong đó, các nhân tố cơ bản là xu hường vận động có tính quy luật của các dòng vốn FDI trên thế giới, chiến lược đầu tư và phát triển của các tập đoàn đa quốc gia, môi trường đầu tư và khả năng cạnh tranh thu hút FDI của các nước tiếp nhận đầu tư.

Xu hướng hiện này các dòng vốn FDI chảy vào khu vực các nước đang phảt triển do sự suy thoái kinh tế mang tính chu kỳ, sự suy giảm lãi suất và lợi nhuận đầu tư trong các nước công nghiệp  phát triển làm cho địa bàn đầu tư ở đây bị thu hẹp. Để tăng lợi nhuậnthu được buộc các nhà đầu tư phải tìm kiếm một địa bàn mới , đó là các nước đang phát triển,nơi đang có nhu cầu gay gắt vê vồn và công nghệ.

Do xu hướng toàn cầu hoá và đa dạng hoá quốc tế trong đầu tư công nghiệp của các nước phát triển. Xu hướng này xuất hiện và còn ảnh hưởng lâu dài đến sự chuyển hướng của đầu tư trực tiệp nước ngoài là do hai nguyên nhân sau :

+Với nhịp độ tăng trưởng nhanh như hiện nay, các nước dang phát triển sẽ dẫn chiếm tỷ trọng sản xuất và thương mại quốctế ,do đó sẽ là nơi thu hút đầu tư nước ngoài là hấp dẫn hơn các nước công nghiệp phát triển.

+ Sự cải cách quy định tài chính trong các nước công nghiệp phát triển và các nứơc đang phát triển đã làm  cho cạnh tranh trên các thị trường tài chính ngày cang trở nên gay gắt hơn, từ đó góp phần củng cố xu hướng toàn cầu hoá và đa dạng hoá quốctế trong đầu tư.

Trên thế giới xuất hiện ngày  càng nhiều vần đề mang tính toàn cầu nếu chỉ  có  các nước công nghiệp thì không thể giải quyết được, điều đó buộc các nước công nghiệp phát triển phải có những sự  nhượng bộ, hợp tác với các nước đang phát triển.

Cuối cùng là một yếu tố quang trọng nằm bên trong các nước đang phát triển đó là, trong những năm gần đây ở nhiều nứơc đang phát triển đã đạt dược những thành tựu to lớn về phát triển kinh tế , đảm bảo được sự ổn định kính tế  vĩ mô và thực hiện sự cải cách cơ cầu kinh  tế phù  hợp với xu thế phát triển của nền kinh tế mở và tham gia ngày càng nhiều vào phân công lao động quốc tế.Đặcbiệt là nhiều nước đang phát triển đã dẫn gỡ bỏ được cuộc khủng hoảng nợ, một trở ngại lớn trong quan hệ giữa các nước  đang phát triển với các nước công nghiệp phát triển đã tạo được môi trường đầu tư thuận lợi  thu hút vốn FDI

Vì vây, muốn tăng cườngthu hút vốn FDI các nước đang phát triển phải tạo được  sự ổn định xã hội- chính trị và đạt dược tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh và lâu dài.

4. Các nhân tố ảnh hưởng đến mở rộng quy mô và nâng cao hiệu quả đầu tư trực tiếp nước ngoài 

Hiện nay, nhu cầu vốn đầu tư phát triển của các quốc gia rất lớn và ngày một gia tăng, nhưng khả năng cung cấp vốn đầu tư rất hạn chế , do đó quan  hệ cung cầu về vốn trên thế  giới rất căng thẳng . Khả năng mở rộng quy mô thu hút vốn đầu tư của các quốc gia phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Trong đó, các nhân tố cơ bản là :

4.1.Những xu hướng chủ yếu về đầu tư trực tiếp nước ngoài trên thế giới

+ Gía tăng của luồng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài trên thế giới chịu sự chi phối của các nước công nghiệp phát triển

+ Sự thu hút đầu tư mạnh mẽ của công nghiệp chế biến và dịch vụ

+Đa cực và đa biên trong đầu tư trực tiếp

+Các công ty xuyên quốc gia đã trở thanh ch ủ thể đầu tư trực tiếp

+Hiện tượng “hai chiều hoặc lưỡng tính” trong đầu tư trực tiếp

+Chiến lược đầu tư và phát triển của các tập đoàn đa quốc gia

+Rủi ro chính trị và chính sách thuế và các quy định của chính phủ.

4.2.Kinh nghiệm thu  hút đầu tư trực tiếp nước ngoài của một số nước trong khu vực

Qua nghiệm cứu kinh nghiệm của nhiều nước trong khu vực (Singapore, Tháiland, Malaysia, Indonesia, Việt nam, Phillipines, Bruney, Hán quốc, Trung quốc) cho phép khẳng định được vai trò quan trọng của đầu tư trực tiếp nước ngoài đối với sự tăng trưởng kinh tế của  nước nhận đầu tư: Để thu hút được nhiều vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, kinh nghiệm của các nước là :

- Cải tổ cơ cấu kinh tế quốc dân theo hướng mở rộng các quan hệ kinh tế đối ngọai .

 - Lựa chọn thời cơ để đưa ra luật đầu tư và các biện pháp thích hợp thu hút đầu tư nước ngoài.
- Phát triển nền kinh tế mở,khuyến khích phát triển mạnh các thành phần kinh tế 
- Đổi mới cơ chế quan lý kinh tế vĩ mô  , thực hiện việc điều chính nền kinh tế quốc dân thông qua các chương trình kế hoạch có tính  hướng dẫn và hệ thông chính sách kinh tế ,điều chỉnh gián tiếp theo các chương trình đó.
- Đổi mới và hiện đại hóa cơ sở hạ tầng của nền kinh tế
- ổn định  chính trị và ổn định môi trường kinh tế vĩ mô.

Chương II

Thực trạng hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Cămpuchia

I. Đặc điểm  kinh tế – xã hội- tiềm năng và triển vọng thu hút đầu  tư trực tiếp nước ngoài vào cămpuchia

1. Đặc điểm  kinh tế và xã hội

      
Việc mở rộng và phát triển kinh tế đối ngoại, thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài nhằm phát triển kinh tế trong nước, từng bước hội nhập vào nền kinh tế khu vực và thế giới là vấn đề hết sức cần thiết và cấp  bách đối với Cămpuchia. Nhận thức đã gợi mở cho Cămpuchia tìm giải pháp nhằm mở rộng quy mô và nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài,dựa trên các lợi thế sau :


+Về mặt địa lý: Cămpuchia nằm ở khu vực Đông- Nam Châu á trên bán đảo Đông Dương, có biên giới phía Tây – Bắc giáp Thailand, phía Bắc giáp Lào, phía Đông Nam giáp Việt nam, phía  Tây – Nam là vịnh Thailand, có biên giới biển là  cửa ngõ vận tải rất quan trọng; có vị trí địa lý  nằm giữa ASEAN và 6 nước dọc sông Mekông (Trung Quốc, Myanmar,Thailand, Lào, Cămpuchia và Việt nam). Cămpuchia có nhiều điều kiện tự nhiên và khí hậu rất thích hợp cho phát triển cây lương thực cây công nghiệp nhiệt đới và hình thành một nền nông nghiệp hàng hoá có giá trị cao như cà phê, cao su, cọ dầu, gạo,... Do đó là yếu tố hấp dẫn đầu tư vào ngành công nghiệp chế biến.


+ Tài nguyên, khí  hậu và khoáng sản: Cămpuchia có diện tích 181.035km2 mật độ dân số 62người/Km2. Do diện tích đất  nước chưa sử dụng vẫn còn tương đối nhiều, cùng với điều kiện khí hậu thuận lợi ít bị thiên tai bão lụt do đó rất thuận lợi cho việc trồng cây công nghiệp và nông nghiệp; Đồng thời tài nguyền tương đối đa dạng , phong phú còn khai thác ở mức  thấp nên là điều kiện tốt cho sự phát  triển kinh tế đất nước.


+ Về  dân số : ở mức trung bình thấp trong khu vực vế số dân(theo điều  tra thống kê năm 1997 dân số Cămpuchia có 11 triệu đến năm 2003 dân số 13,5 triệu) dân số có cơ cấu trẻ gần 50% dân số ở độ tuổi 25. Đây là một nguồn nhân lực dồi dào cùng với tiềm năng kinh tế khác, thị trường Campuchia đang hấp dẫn các công ty xuyên quốc gia trên thế giới tìm kiếm  cơ hội đầu tư ở đây.


+Về văn hoá: Cămpuchia gắn liền với truyền thống của những nền văn minh lúa nước.Có hơn 90% dân số theo Đạo phật, do đó đoàn kết , đùm bọc, thương yêu nhau.Truyền thống lao động chăm chỉ cần cù mang đậm phong cách á đông sẽ là  yếu tố tích cực cho việc hình thành một lực lượng lao động có nhiều tiềm năng.


+ Về ngôn ngữ: Là quôc gia với nhiều tộc người (Khmer Lơ,  Cham,Trung quốc ,Việt nam và khoảng 20 dân tộc ít người) song đều có tiếng nói và  chữ viết chính thức chung đó là tiếng khmer. Đặc biệt tiếng Pháp và tiếng Anh đang được dùng khá phổ biến trong văn phòng hành chính và trong kinh doanh ,đó là một thuận lợi cho Cămpuchia lấy đó làm ngôn ngữ trong giao tiếp.


+ Về lịch sử : Cămpuchia đã từng chịu đô hộ của ngoại bang và chịu ảnh hưởng sâu sắc văn hoá từ ấn độ với những giá trị đạt đức cộng cảm, cộng đồng, tương thân tương ái theo chuẩn mực Đạo phật. Nên được rèn luyện truyền thống đầu tranh ,đang nỗ lực vươn lên xoá bỏ đói nghèo.


+ Về kinh tế :Tuy phát triển ở những thang bậc khác nhau song cũng như các nước khác, Thì Cămpuchia là nền kinh tế đang phát triển trong một khu vực đang sôi động là Châu ¸ - Thái Bình Dương. Cămpuchia không chỉ là thị trường của 13,5 triệu dân mà còn lại thị trường của ASEAN và thị trường của các nước phát triển khác mà Cămpuchia nhận được qua sự ưu đãi thuế quan(GSP)và tối huệ quốc(MFN) trong đó có cả thị trường Mỹ và Cộng đồng Châu Âu.


+ Về hệ thống chính trị và luật pháp: Hiện nay Cămpuchia phát triển trong bối cảnh một số nước lâm vào khủng hoảng ,một số nước đang trên con đường  cải  cách mở cửa , đổi mới ,  nên gặp không ít khó khăn , sao cho vừa bảo đảm đi đúng  con đường độc lập dân tộc , vừa mở rộng  quan  hệ quốc tế trên trên cơ sở hợp tác cùng có lợi trong xu thế quốc tế hóa ngày càng sâu sắc, trong điều kiện đó, hoạt động đầu tư Cămpuchia đòi hỏi phải hết sức chủ động, vừa làm vừa rút kinh nghiệm,tổng kết thực tiễn nghiên cứu lý luận ,ra sức học hỏi, tìm tòi sáng tạo. Đồng thời kế thừa, phát triển huy truyền thống và bản sắc dân tộc, tiếp thu tính  hóa  văn hoá của nhân loại ,sử dụng có chọn lọc mọi thành tựu và kinh nghiệm của thế giới.


+Về thời điểm tiến hành thu hút FDI:Nếu đơn thuần  so sánh về thời gian bắt đầu thu hút FDI qua bộ luật đầu tư thì Cămpuchia chậm hơn so với các nước trong khu vực và trên thế giới từ 15 đến 20 năm.Vì vậy dẫn đến những bất lợi là :

- Không có  sự di chuyển vốn hàng lọat của các công ty xuyên quốc gia  như đã từng diễn ra ở mấy thập kỷ trước.

- Bị những phân biệt đối xử nhất định trong quan  hệ với các nước do  có  thể độ c hính trị khác nhau,kéo theo sự khác biệt nhất định như hệ thống luật pháp chính sách

- Môi trường pháp lý cho hoạt động FDI đang trong quá trình hoàn thiện lại chịu sự thúc ép cạnh tranh trong khu vực;


Tuy vậy ,campuchia cũng có những mặt thuận lợi 

- Có nhiều yếu tố tự nhiên thuận lợi cho quá trình phát triển kinh tế và thu hút đầu tư trực tiếp nước  ngoài.

- Là nước đi sau nên campuchia cũng có nhiều cơ hội lựa chọn kinh nghiệm của các nước đi trước ,đồng thời là thị trường mới mở nên giành được sự quan tâm nhiều  hơn  của các nhà đầu tư nươc ngoài.

- Yếu tố chính trị – xã hội  được ổn định từng bước, mọi tầng lớp dân cư ủng hộ chính phủ và có ý  chí vươn lên  mạnh mẽ xoá bỏ đói nghèo.

Kinh tế bắt đầu tăng trưởng và phát triển (năm 1997 do biến cố chính trị tăng trưởng kinh tế chỉ đặt 3%, năm 1998 tăng trưởng 5% ;năm 2000 đặt khoảng 5.5%.Dự tính đến năm 2004 tăng trưởng kinh tế có thể đạt mực 13%, lạm phát giảm mạnh (nếu năm 1990  chỉ số lạm phát là 151% thì năm 1994 xuống còn 18% năm 1999 mực lạm phát chỉ còn khoảng 4% và  đến năm 2004 này lạm phát  chị co dừng lại là 3% sức mua trong nước đang  tăng lên .

- Mặc dù  cămpuchia  tham gia thu hút FDI  sau các nước khác hàng chục năm không còn  “những có cơ hội vàng” như thời gian trứơc đây mà các nước khác đã có,nhưng không phải không có những thời có thuận lợi .Sự chuyển hướng chiến lược kinh tế xã hội của Cămpuchia phù hợp với xu thế của thời đại ngày nay.Cămpuchia có nhiều cơ hội để phát triển những ngành có hàm lượng vốn không lớn. Sử dụng nhiều lao động như dệt,da,may mặc,lắp ráp điện tử.....

- Xét trên những nét khái quát các yếu tố chủ quan khách quan như đã phân tích ở trên cho phép rút ra một kết luận .Cămpuchia đã hội tụ đủ các  điều kiện cần thiết và hoàn toàn có khả năng thành công trong việc mở rộng và nâng cao hiệu quả vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài trong thơi gian tới.Định hướng ưu tiên hàng đầu  là phát triển nghành công nghiệp có hướng xuất khẩu và sau đó là phát triển công nghiệp sản xuất những mặt hàng thay thế nhập khẩu.

2. Lịch sử hình thành và  phát triển về đâu tư trục  tiếp nước ngoài (FDI) ở Cămpuchia

Đối với Cămpuchia ngoài những đặc điểm chung của một quốc gia đang phát triển ,Cămpuchia còn có những nét đặc thù  riêng của một đất nước đã trái qua nhiều năm chiến tranh chống giặc ngoại xâm và mất ổn định chính trị trong nước .Nền kinh tế sau khủng hoảng chính trị hơn 2 thập kỷ (70-80 của thể ký 20)đã phá đổ hầu như mọi cở sở vật chất to lớn trước đây của Cămpuchia ,các ngành công-nông nghiệp , dịch vụ.......hầu hết đều ngừng hoạt động. Một thời gian dài Cămpuchia không có tích luỹ từ trong nội bộ nền kinh tế,một phần quỹ tiêu dùng và phần lớn quỹ tích luỹ phải dựa vào vay trợ và FDI từ các Tổ chức và nhiều Chính phủ trên thế giới.Vì vậy, sau Hội nghị Paris ngày 28/10/1991 đánh dầu bước chuyển biến mới của đât nước Cămpuchia.Từ ngày 23/05/1993đến ngày 28/05/1993,Cămpuchai đã tổ chức tổng tuyển cử dưới sự tổ chức và giảm sát của cơ quan lâm thời  của Liên  hợp quốc ở Cămpuchia (UNTAC).Sau đó chính phủ Hoàng gia đã được thành lập,với mục tiêu phát triển đât nước là xây dựng nền kinh tế thị trường tự do  và  ổn định đất  nước lâu dài.Tuy nhiên ,để đẩy nhanh tốc  độ phát triển kinh tế, cải thiện đời sống vật chất của nhân dân,điều kiện  tiên quyết và cần thiết là vốn mà đầu tư trực tiếp nước ngoài là hoạt động có khả năng cải thiện được vần đề vốn  nhất.
3. Tiềm lực kinh tế và khóa học công nghệ của đầu tư  nước  ngoài vào Cămpuchia

Vốn đầu tư chạy vào Cămpuchia được dồn có 192 dự án.Vốn đầu tư nước ngoài thực tế ở Cămpuchia cao nhất là năm 1995 với số vốn 1,909,597,365$.Trung bình giải đoạn từ 1996-2002 đầu tư nước ngoài ước khoảng 374 triệuUSD trong năm 2002,vốn đầu tư nước ngoài đăng ký là 144,594,662USD,chiếm 61% tổng số 237,659,232USD vốn của dự án đầu tư  được cấp phép năm 2003.Ngành công nghiệp, đặc biết là nghành dệt máy chiếm mức lớn nhất trong toàn bộ đầu tư nước ngoài.
Tuy có sự giảm sát của FDI vào Cămpuchia ,các nhà đầu tư vẫn tăng được 92triệu USD cho các dự án trong giai đoạn năm cuối 2000-giữa năm2004.Thứ tự các 5 quốc gia đầu tư  lớn nhất vào Cămpuchia là Malaysia,Taiwan, Mỹ , Trung quốc và Hông kông.
  Bảng các 5 quốc gia đầu tư lớn nhất vào Cămpuchia(năm1994-2003)

	Nước
	Đầu tư FDI($)
	Dự án tiêu dùng FDI

	Malaysia
	1,868triệu
	9triệu

	Taiwan
	501triệu
	32triệu

	Mỹ
	434triệu
	3triệu

	Trung Quốc
	320triệu
	13triệu

	Hồng Kông
	237triệu
	7triệu


(Nguồn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI)

Bảng: Thống kê của 5 nước đứng đầu từ năm 1994 đến 2003

Đơn vị: triệu USD

	Các nước
	Vốn FDI
	Dự án của FDI

	Malaysia
	1,86
	9

	Đài Loan
	501
	32

	Mỹ
	434
	3

	Trung Quốc
	320
	13

	Hồng Kông
	237
	7
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II.THực trạng đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Cămpuchia

1.Khái quát FDI tại Cămpuchia
1.1.Theo nhịp độ đầu tư  và tình hình thực hiện

Tính từ năm 1994 đến hết   tháng 6/2000 đã có 879 dự án được cấp giấy pháp đầu tư với tổng  số vốn đầu tư là 5.911.923 triệuUSD

Quy mô trung bình của một dự án đầu tư  trong những năm đầu khi mới ban hành Luật đầu tư  tăng tương đối nhanh: Từ 5,9 triệu USD /1dự án năm 1994 tăng lên 14,66 triệu USD/1dự án năm 1995. Tuy nhiên, do có những nguyên nhân chủ quan và khách quan (biến cố chính trị trong nước và khủng hoảng tài chính tiền tệ trong khu vực)giai đoạn sau này từ (1996-6/2000), quy mô của một đầu tư có giảm. Cả giai đoạn từ năm 1994 đến hết tháng 6 năm 2000 quy mô bình quân là 9,58triệuUSD /1dự án.Mặc dù vậy các chỉ số này tương đường với các nước trong khu vực về khả năng thu hút đầu tư trực tiếp nước  ngoài và phán ảnh đúng cục diện đầu tư trên thế giới.Tính từ năm 1994 đến hết thăng 6 năm 2000 này.Binh quân mỗi năm vốn nước ngoài đã đua vào  Cămpuchia gần 1 tỷ USD, gốp phần  quan trọng vào việc cải tạo,xây dựng và phát triển một số cơ sở kinh tế   của đất nước.

Nhịp độ thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vẫn chưa ổn định, năm 1994(năm đầu tiên thực hiện luật đầu tư) ở Cămpuchia số lượng vốn đầu tư đã đạt được 594,098triệuUSD ,năm 1995 tăng lên 2.374,18triệu USD (gấp khoảng 4lần).Tuy nhiên từ năm 1996-1998 tốc độ tăng trưởng vốn đầu tư giảm xuống (do  có một số nguyên nhân chủ quan và khách quan  tác động như biến cố chính trị trong nước năm 1997, khủng hoảng tài chính tiền tệ của một số nước trong khu vực Châu á...) tuy nhiên, tình hình đó vẫn khẳng định mức độ “mở cửa ” với bên ngoài của Cămpuchia tương đối rộng rãi.

1.2. Theo ngành kinh tế 

Tuỳ  có s ù phát triển gần đây, nền kinh tế  Cămpuchai vẫn t iếp tục bị  ảnh hưởng do  trải qua thập kỷ chiến tranh và nội chiến.Thu  nhuận bình quân và mực độ giáo dục là thấp nhất  so với  tất cả các  nước láng giêng , hầu hết già đinh ở  vùng nông thôn  phụ thuộc vào  nông nghiệp và  một số ngành phụ khác. sản lượng sản xuất chỉ tập trung vào ngành công nghiệp dệt máy. ngày này đã triển khai mở rộng nhanh trong giữa thập kỷ 90 và hiện đang tạo công ăn việc làm cho ít nhất 200,000 công nhân nhưng lĩnh vực này cũng gặp phải những tương lai khong rõ ràng khi đến hết quotas dẹt máy  vào cuối năm 2004. Mặt khác, du lịch là một ngành cũng đã kiếm  nhiều ngoại tệ từ nước ngoài vào campuchia, như đên Ankor wat là di sản nổi tiếng trên thế giới đã thu hút rất nhiều khách du lịch quốc tế vào campuchia. Sau nhiều năm tăng trưởng kinh tế với mức độ nhanh chóng, ngành du lịch đã giảm rất nhanh trong năm 2002-2003,  lý do chính vì bị ảnh hưởng từ phía các khách du lịch sợ bệnh Sars. Ngành dịch vụ phục thuộc chính vào các hoạt động buồn bán và các dịch vụ liên quan đến việc cung cấp lương thực.

- GDP thực tế của Campuchia đã đạt được 5.5% vào năm 2002 và hy vọng sẽ đạt được 5.0% trong năm 2003,  sự tăng trưởng đó là chính từ ngành dệt máy. tỷ lệ lạm phát vừa phải với mức độ 3% trong năm 2002 và sẽ tăng bình quân 1.3% nữa vào năm 2003. Nội tệ, Riêl của Campuchia đã ổn định vào 2002 và giảm giá so với USD vào năm 2003. Nền kinh tế campuchia bị  USD hoá ảnh hưởng rất nặng nề, trong đó tiền USD và Riêl có thể dùng trao đổi trên toàn quốc. Campuchia vẫn phụ thuộc chính vào FDI nước ngoài. Trong năm 2001, Hơn 58% Ngân sách của chính phủ  thuộc  vào tài trợ nước ngoài. Do môi trường không tạo được sư tin tưởng cho nhà đầu tư nước ngoai, campuchia đã gặp phải những vấn đề về việc thu hút vốn FDI.

- Tỷ lệ đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI đã giảm đều đặn từ năm 1999-2001, theo thông tin từ phía ngân hàng nhà nước campuchia (National bank of Cambodia) ,có vai trò giảm sát cho thấy  chi tiêu tính bằng tiền  được coi là như FDI hơn là giá trị của dự án  FĐI được thông qua.  Vốn FDI chỉ đạt tới 150 triệu USD, vào năm  2001, 54 triệu USD  năm 2002 và trong năm 2003 FDI chỉ đạt được dưới 100 triệu USD. Nền kinh tế campuchia thể hiện một cách tối tệ trong việc tạo công ăn làm cho ngành chính thức,sau khoảng 10 năm nữa , thách thức sẽ càng ngày làm nản lòng khi 60% dân số cả nước đang ở tuổi dưới 20 và số lượng lớn của người tìm việc làm sẽ bắt đâu vào làm việc hàng năm.

Dưới đây là bảng phân tích đầu tư từng ngành  tại Campuchia

Sự phân tích đầu tư theo ngành từ  ngày 1 tháng 1 năm 2002 đến ngày 31, tháng 12 năm 2003

	Ngành
	Dự án
	% địa phương
	% nước ngoài
	Vốn đầu tư USD

	Nông nghiệp

· Nông nghiệp

· Nông – công nghiệp
	2

1

1
	50

0

50
	50

50

0
	2,000,000

1,000,000

1,000,000

	Công nghiệp

· Thực ăn chế biến

· Dệt máy

· í hoá

· Má

· Công nghiệp khác

· Thuốc lá

· Đồ gỗ
	29

2

19

2

1

2

1

2
	21.31

3.45

7.41

0

0.69

3.86

0.69

5.21
	78.69

3.45

58.10

6.90

2.76

3.03

2.76

1.69
	28,890,000

1,590,000

18,900,000

2,100,000

2,000,000

2,000,000

1,000,000

1,300,000

	Dịch vụ

· Dịch vụ năng lực

· Dịch vụ 

· Giao thông

· Cung cấp nước
	6

1

3

1

1
	66.67

16.67

50

0

0
	33.33

0

0

16.67

16.67
	17,500,000

2,000,000

4,000,000

10,000,000

1,500,000

	Du lịch

· Khách sạn

· Du lịch
	10

9

1
	66

56

10
	34

34

0
	26,000,000

25,000,000

1,000,000

	Tổng cộng
	47
	0.38
	0.62
	74,390,000


(Nguồn thông tin từ  CDC và CID)


+ Ngành Nông nghiệp

Trong giai đoạn năm 2003, ngành nông nghiệp của Campuchia đã trải qua giai đoạn ít phát triển, phần lớn là do tài hoạ thiên nhiên như lũ lụt và hạn hàn. Năng suất gạo đã giảm xuông từ 4.1 triệu tần xuống 3.7 triệu tần năm vào năm 2002. Vấn đề chính là do sự giảm rút năng suất sản xuất gạo trong thời vụ mùa thu từ 3.1 triệu tần gạo năm 2002 xuống đến 2.9 triệu tần vào năm 2003. Tuỳ diện tích thu hoạch khoảng 1.7 triệu Hẹch Ta đã thay đổi ít, những kết quả của năng suất sản xuất gạo giai đoạn mua thù này đã giảm từ 1,9 triệu/hạch ta năm 2002 xuống 1,7 triệu/hạch ta năm 2003. Sự suy giảm này la chính do sự không có mưa vào kịp thời. Một số tỉnh như Kandal, Prey veng, Svay riêng, Ta keo, Kampong speu, và Kampong cham chiếm tỷ trọng khoảng 42 phần trăm năng suất sản xuất gạo vào mua thù đã bị ảnh hưởng do thời tiệt rất khô.


Đối với những loại cây trồng khác, Cămpuchia đã đạt  đến 451 triệu (Giá tính vào năm 1993) từ năng suất sản xuất năm 2003, khoảng 7% ít hơn so với năm 2002.


Ngược lại với việc trồng trọt cây, vật nuôi và gia cầm đã góp phần rất hiệu quả đến sự tăng trưởng của GDP của Đất nước Campuchia.

Năm 2003, GDP từ chăn nuôi và gia cầm đã tăng đến 8 %, so với sự suy giảm gần 8% năm 2002.  Vật nuôi và gia cầm đã chiếm khoảng  6% của GDP vào năm 2003, so với 5 % trong năm 2002. Còn ngành thuỷ sản là ngành đứng thứ 2 sau sản xuất gạo mà đã tạo ra thu nhập cho ngành nông nghiệp. Theo số liệu từ bộ trường Nông nghiệp  và thủy sản  của Cămpuchia (MAFF), hoạt động thuỷ sản đã  có kết quả  thu được thu nhập 238 triệu USD nhưng giảm 13% so với năm 2002. Lý do chính làm thành dốc xuống trong ngành sản xuất  từ 177,000 tón trong năm 2002 đến 156,150 tón trong năm 2003, và tiếp tục giảm trong t ỷ lệ giá  cá cao của tổng sản xuất cá  tưng mọi năm, sự  hạ giá trong ngành thuỷ sản do từ  sản xuất cá không có kinh  nghiệm, từ 135,000 tón  năm 2002 đến 110,300 tón trong năm 2003. Thu nhập  của  nguồn nông nghiệp khác, như  nhựa và rừng cũng giảm nhiều . Vì sự chắt cây trái pháp  và tìm hiểu không có kỹ thuật , Hoàng gia Cămpuchia  đã giải quyết chính sách mà  liên quan với sự bảo vệ rừng ,  tổng thu nhập của ngành này chỉ có đạt được 93 triệu USD  với tỷ lệ 9% trong năm 2003.

+ Ngành cơ cầu công nghiệp 

 Trong hợp đồng của  ngành nông nghiệp ,ngành công nghiệp đã tồn tại hàng năm với tỷ lệ tăng 12%, so với tỷ lệ 11%  trong năm 2002. Năm 2003, ngành chế tạo của Cămpuchia bao gồm có dét máy  vay vóc, giày dép , thực án ,đồ uốn và thuốc là đã tăng  14%  so với 11%  năm 2002.Đặc  biết là sản xuất ngành “dệt máy vay vóc , đồ uống và giày dép”  tổng doanh thu là  520 triệu USD , đây là 20% cao hơn trong năm 2002,  năm đó  chỉ có 17%.Tỷ lệ tăng  nhành của ngành đồ uống là cơ bản  thuộc tính tăng của nhu cầu của chính phủ ,đặc biết từ Mỹ ,đây là thị trường chính của ngành  công nghiệp đồ uồng Cămpuchia. Nhu cầu của Mỹ đã tăng nhành với tỷ lệ 22% trong năm 2003, so với sự tăng lên 6% trong năm 2002.Sự tăng nhành  này đã ánh  hưởng với điều kiện sản xuất , với hoạt động của pháp luật Cămpuchia ,Sự  hợp tác giữa chính phủ và ngành cá nhân của nước ngoài.

Tuy vào của dự án đã thông báo của Uỷ Ban Phát triển Cămpuchia(CDC) dự án đầu tư trong ngành nông – công nghiệp và công nghiệp thực án  đã tăng 36.6triệu USD năm 2003 nhiều hơn năm 2002 là 5.7 triệu USD .Đầu tư nước ngoài đã đầu vào chỉ có 35.3 triệu USD số lượng đầu tư  nước ngoài cao nhật bắt đầu tư  năm 1997, Nhà đầu tư trong nước  chỉ có 1.4 triệu USD .

Từ năm 1998 đến năm 2002, đầu tư  trong ngành nông nghiệp  và công nghiệp thức  ăn  đã dừng lại với 25 triệu USD .Trong năm 2001 và 2002 chỉ có 6 triệu USD  với tỷ lệ thập tổng  đầu tư cá nhân chỉ  có 1%, cơ cầu  này bào gồm  hoạt động công cộng và cơ cầu cá nhân đã đứng thư 2 của sau  ngành công nghiệp đạt tỷ lệ 20% của tổng thu nhập công nghiệp trung bình , sau sự giảm xuống trong năm 2002, ngành công nghiệp cá nhân của Cămpuchia đã mở rộng năm 2002, giá trị của dự án  đã thông báo từ bộ phận địa lý của thành phố PnomPenh có vồn 220 triệu USD với 12% nhiều hơn năm 2002. Số dự án  này đã tăng 662 năm 2002 đến 774 dự án trong năm 2003, trong đó có 530 dự án  của bộ phận công nghiệp ,162 dự án cơ cầu nhà cửa và còn lại chỉ có 82% của cơ cầu  khác ,như nhà cửa thuận lợi .Ngành công nghiệp đã tăng lên 7% trong  những năm 2003,chậm  hơn năm 2002 khi năm này đã tăng 10%,  sự tăng chậm này của ngành công nghiệp trong nước đã ánh hưởng sự tăng chậm của hoạt động cơ cầu công cộng , mà  đã tăng chỉ có 4% trong năm 2003 so với 22% năm 2002. Tuỳ theo  năm trước , sự  góp phần của ngành công nghiệp đã giảm 19% trong năm 1999 và khi đó bắt đầu tăng chậm  đến năm 2003 với tỷ lệ 22%.  Sự tăng trưởng này trong tiêu dùng  của sự tiến bộ của công nghiệp ý dược , đặc biết  trong khu vực rừng . Mã những sự trung bình kiếm tiền của nhân dân Cămpuchia  liên quan trong hoạt động cơ cầu đã thay đổi nhiều theo thông từ của CDRI ,công nhận có kinh nghiệm trong ngành công nghiệp có thể tăng lên nhiều hàng ngày với giá 12,856 riel (tiền Cămpuchia) với tỷ lệ 17% năm 2003  so với năm 2002 có 10,937 riel , nhưng đối với công nhân không có kinh nghiệm chỉ có được 6,578 riel năm 2003 so với năm 2002 được 6,557 riel. Lý do là công nhân đến từ các tỉnh khác vào thủ đồ không  có kinh nghiệm đầy đủ ,đặc biệt trong ngành xây dựng . Sự kiếm tiền của công nhân ở tỉnh có thu nhập thấp hơn so với công nhân ở thủ đồ theo thông tư  của CDRI tháng 2 năm 2003,công nhân không  có kinh nghiệm ở tỉnh KAMPONG CHAM  kiếm được trung bình hàng ngày là 3600 riel , thấp hơn 23% ở thủ đồ .

+ Ngành dịch vụ và du lịch 

Ngành  du lịch  Cămpuchia đã tăng chậm hơn  trong năm 2003 vơi tỷ lệ 7%, so với năm 2002 chỉ có 20%. Tỷ lệ giảm như này do từ  sự tăng trưởng  chậm trong ngành thương mại và “khách sạn , hàng cơm ” có thể liên quan với ngành du lịch của Cămpuchia .

Ngành du lịch của Cămpuchia là ngành chính đứng thứ 2 mà cho ngành kinh tế phát triển đất nước, ngành này có thể thu được nhiều du lịch nước ngoài  vào thăm hoàng gia Cămpuchia  ,đây là theo Bộ Dulịch.Cămpuchia đã thu 786,524 người du lịch nước ngoài  năm 2003 nhiều hơn 30% trong năm 2002 .Tổng số này 68% đến bằng máy báy ,còn số này đến băng đường bộ và đương thuyền ,nhưng tăng nhanh người du lịch là đến bằng đường bộ .Làm cho sự kiểm tra chặt chẽ với đường bộ này, đặc biệt giữa biến  giới Cămpuchia với Thái lan, số tăng trưởng ngành du lịch  này là 16% đến bằng máy báy  ( sân báy Pnom Penh ) có 348,313 du lịch nước ngoài  năm 2003 nhiều hơn 5% năm 2002, khi đó sân báy Siêm Riệp đã  thu 188,913 người nước ngoài nhiều hơn năm trước 41%.

Sự tiêu thu của người du lịch  nước ngoài  đã tăng  năm 2003vơi tỷ lệ chậm hơn năm 2002. Bộ du lịch đã đánh giá rằng  tổng tiêu thu của du lịch nước ngoài đạt được 379 triệu USD năm 2003 từ tỷ lệ 25% của năm 2003 và 33% năm 2002.  Lý do chính  của sự tăng  chậm này giảm hàng ngày từ 9USD /ngày năm 2002 và 8USD/ngày năm 2003. Chính phủ Cămpuchia đã trình báy rằng chính sách mới bao gồm cả làm vi sa vào nước, đặc biệt là  người lu lịch nước ngoài đến từ các nước ASEAN , tăng sự ồn định cho người du lịch nước ngoài và mở rộng lên ngành du lịch và tạo khu vực giải trí .   

1.3.Theo hình thức đầu tư  

- Đầu tư  trong  ngành nông nghiệp
Hơn 80% lực lượng lao động làm việc trong ngành nông nghiệp mặc dù có sự gia tăng trong những ngành phi nông nghiệp .Tuy nhiên Cămpuchia phải đối mặt với nhiều thánh thức trong việc phát triển nông nghiệp.Bời vì các sản phẩm đầu ra của nghành ở mức  quá thấp để đắp  ứng nhu cầu thị trường,sự phân bổ  mất  cân đối về năng suất và phát triển nông nghiệp trong kế  hoạch 5 năm.

      
Trong GDP  tỷ trọng nông nghiệp giảm từ 52% trong năm 1990 xuống 32% trong năm 2002 tộc độ tăng không đáng kê là 6% ,gạo là sản phẩm chủ yếu trong GDP, nhưng do các thảm  hoạ tự nhiên như bảo lụt, sản lượng gạo giảm. Chính phủ hy vọng răng sẽ tăng đối với một số khu vực  năm 2001(9.7%) diện tích đất trông trọt năm 2003 chỉ tăng 0.6% nhưng ước  tích số tăng 11.6% năm2004.Các sản phẩm lâm sản cũng đóng   góp phần quang trọng vào GDP, có sự giảm sút khoảng 32% năm 2004 khi có sự kiểm soát chặt chẽ để loại trừ các hành động chặt gỗ   ,đốt cải trái pháp, chống lại sự tha hoá đặt được trong  nghành  lăm nghiệp ,những tiêu  chuẩn quy định này sẽ  có  hiệu lực từ năm 2004.

      Gạo là sản phẩm chính trong ngành nông nghiệp mà đã so sánh vói các nước  láng giêng của Cămpuchia, những ngành sản xuất gạo  này vẫn phát triên rất chậm.

       Sự so sánh ngành nô ng ngiệp Cămpuchia với các  nước  khác tro ng khu vực (Tón/ Héc ta năm1999- 02/2004)

	C¨mpuchia
	Th¸ilan
	Lào
	Phillipine
	Malasia
	Myanmar
	Việt năm
	Indonesia
	Trung quốc

	1.8
	2.4
	2.7
	2.9
	3
	3.1
	3.9
	4.3
	6.2


Báo cáo  từ FAO Production Year book,2002

    
Số dự án đầu tư vào nghành nông nghiệp đạt cao  nhất năm 1996 và 1997, những tốc độ tăng này lại giảm ở mực tiếp theo (1998) do khủng hoảng kinh tế  tái chính  khu vực tháng 7 năm1997, tro ng năm1998 số dự án đầu tư tăng trở lại tuy nhiên lại giảm tro ng năm2003.

Dự án đầu tư trong nghành nông nghiệp

	Năm
	1996
	1997
	1998
	1999
	2000
	2001
	2002
	2003
	2004
	Tông cộng

	Số dự án
	2
	6
	26
	24
	4
	12
	5
	1
	3
	83

	Vốn đầu tư
	559,815
	6,041,768
	118,495,570
	65,577,452
	51,609,32
	63,884,623
	9,758,839
	400,000
	15,654,000
	331,981,387


(Báo cáo từ CDC, CIB)

     
Đầu tư trong ngành nông nghiệp được ưu tiên cao, nó đã thu  hút được sự tham gia của  hầu hết các nhà kinh tế Cămpuchia  bời vì nó là nghành có  thể được Cămpuchia vươn lên so với các nước  láng giêng

      
Đầu tư tự nhiên tro ng nghành nô ng nghiệp từ 1994 đến năm cuối 2003 được  huy động trong nhiều dự án ,bao gồm khu vực trồng lúa,hạt tiêu đen, bồng, dầu  cọ, điều, dầu  tương,khoá tây, sắn, vừng, chuối, và giá sức, thịt lợi, thịt gà, dầu tâm,....các  dự  án đầu tư trên có vồn đáng kể là 176,468,106$ trong sái sản cố định là 331,981,387$   tạo ra khoảng 41,113 công việc làm.

   
Trong ngành nông-công nghiệp phục v ụ nông nghiệp c ó các dự  án đầu tư cho chế biến nông sản, bột sắn, da bò, xay xát, mắm cá, ấp  trứng, cá kho chế biến, dầu thực vật, đồn  điền dầu tắm....... tổng  vốn đăng ký của các dự án trên là 41,295,000$ trong tái sản  cổ định là 61,639,700$ có thể tạo ra việc làm  cho nhân dân 9925người .

    
Trong  83 dự án nông nghiệp đầu tư vào  nghành nông nghiệp thì phần lớn không hiệu quả bời nhiều mục định và mục tiêu chưa được hoàn thành giải quyết.


- Đầu tư  trong  nghành cô ng nghiệp

Đầu từ vào  nghành công  nghiệp tiến trình  hơn nông nghiệp tốc độ tăng trưởng công nghiệp trung bình hang năm là10% giải đoạn1991-1996 sau đó  giảm nhẹ năm 1997(7.2% tro ng GDP) trong khi đó năm1998 tăng  lên 31.8%từ  1998-2000 ngành công nghiệp  đóng góp từ 20-25% vào GDP. Năm 2000 ngành công nghiệp thuốc là ,thực phẩm đồ uống chiếm  khoảng 2.4% dệt máy 10% ,xây dựng 7% khai thác mỏ 0.9% theo đánh gia  hàng  năm chi khoảng 6% trong số  các doanh nghiệp có hơn 20 nhân công,phần lớn các xi nghiệp lắp ráp sản phẩm là gần Thủ đô PhnomPenh  và rất  ít xí nghiệp đặt ở các  tỉnh hoặc vùng nông thôn.

Ngành công nghiệp nhẹ như các xí nghiệp may mặc thực phẩm chế biến gỗ tạo lên sực tăng trưởng cho ngành này. Ngành dệt may và may mặc phát triển nhanh  hơn, chiếm khoảng 63% trong tổng ngành công nghiệp, các xí nghiệp sản xuất nhìn chung đều có tiêm năng,đồng góp vào GDP tăng từ 13% năm 1990 lên25.5%  năm 2000 ngành dệt và may mặc đóng góp vào GDP tăng tư 2% năm  1994 lên 10% năm 2000. Ngày nay, những ngành này là có triển vọng nhất là ở Cămpuchia với tộc độ tăng trưởng hàng năm khoảng 42% giải đoạn 1994-2000 mặc dù khủng hoảng kin h tế khu vực năm 1997-1998 nhưng các ngành  này vẫn duy trì được tỷ lệ tăng trưởng cao nhất (53.5%và 61.8%). Mặc dù hạn ngạch hàng dệt mày và quân áo vào Mỹ bị giảm năm1999 nhưng quá trình sản xuất  vẫn tăng 54.1% và  năm 2000 tộc độ tăng là 35.8% cũng trong thời gian này, Cămpuchia cố cải thiện môi trường và điều kiện làm việc cho lào  động  và tổn trọng quyền  của người lao động   và cấp thêm 9% hạn  ngạch  vào Mỹ từ năm 2000-2001.

Ngành quang trọng và  lớn thứ 2 là  ngành  xây dựng ,đóng góp  xấp xỉ 30% vào ngành công nghiệp năm 1990,tỷ lễ tăn g trưởng hàng năm (so với   năm trước) trung bình 30% giải đoạn 1993-1996 để theo kịp nhu cầu của địa phương thì ngành xây dựng đặc biết phát triển năm 1996,với tỷ lễ  tăng trưởng 33.3% so với năm 1995 tro ng khi năm 2000 tỷ lệ tăn g là 12.8% tuy nhiên ngành này đã giảm sút đột ngột năm 1997-1998 với 5.9% và 6.5% trong GDP nó tăng trở lại 7% năm 2000 và 8% năm 2001. Ngành này bao gồm  như sau:

+ MFN(Most Favored Nation)vµ GSP(General System  of Preferences)

Quy chế đãi ngộ tối thuế(MFN)và Quyền ưu tiền(GSP): Nhìn chung, ngành công nghiệp Cămpuchia tăng đáng kể từ đầu thập kỷ 90, đặc biết  với việc khuyến khích FDI quy trình sản xuất công nghiệp giữa thấp kỷ 90 phát triển nhanh trong một số ngành đặc biết là dệt may và may măc. Bởi vì Cămpuchia được hướng quy chế tối huệ quốcvà  sự ưu tiên trong nhà nước từ những nước công  nghiệp, tuy nhiên sự ưu đãi này đã  giảm dần vào  cuối những năm 1990.

Hơn nữa ,ngành thực phẩm hàng hoá và vật liệu xây dựng không ứng phế được và quá trình  sản xuất các linh kiện rời,phụ tùng và máy móc và các (thiệt bị nặng)cũng khong hấp dẫn các nhà đầu tư ,trong những năm 1990 thì các ngành  công nghiệp khác như máy phát điệu,thiết bị điện,mày tình và linh kiết rời phương tiện truyền thông  và linh kiện xe máy và sản phẩm nhựa cũng không có thị  trường lớn.Những sản phẩm công nghiệp không xuất khẩu như Tivi,VCRs và lắp xe máy cũng đáng chú ý, khi nhà nước ngừng ưu đãi t huế  nhập khẩu,thì thời điểm này ngành công nghiệp  nặng không được phát triển đó là các ngành dầu khí,ngành mà mới đi vào hoạt động  hơn nữa các dự án đầu tư sản xuất xi măng cũng không hoạt đọng chỉ có một dự án đầu tư vào ngành xi măng ở Chakray(tỉnh Kamport) hoạt động nhung sao đó cũng phải đóng cửa vì không thể cạnh tranh với sản phẩm nhập khẩu .Tổng  vốn tái sản cố  định trong ngành công nghiệp từ 1994đến này khoảng 2,257,021,826$, chiếm 37.8% tổng vốn đầu tư và tạo ra 421,259 việc làm.

+ Công nghiệp may mặc: Cần thấy rằng việc đầu tư thành công và tập trung chủ yếu trong ngành công nghiệp nhẹ,đặc biết là ngành may mặc đến  cuối năm 2002 có 359 nhà máy với khoảng 316,846 việc làm.Để khuyến khích  xuất khẩu trong ngành dệt may giầy dép và các ngành công nghiệp xuất khẩu khác. Chính phủ đã có những khuyến khích FDI để làm điều này, chính phủ đã miễn thuế nhập k hẩu 100% cho máy móc, nguyên vật liệu thô, thiết bị sử dụng trực tiếp cho sản xuất mỗi năm. Đối  với những công ty xuất k hẩu ít  nhất là 80% thành phẩm,các xí nghiệp máy mọc là ngành xuất k hẩu hàng đầu trong các ngành  công nghiệp của Cămpuchia qua bảng thông kế cho thấy tốc độ  tăng trưởng trong những năm gần đây rất  thành  công,đặc biết là năm 1997 và 1998 nhưng lại giảm tron g năm 2003 và 2004.

                                           Số nhà máy

	Năm
	Số nhà máy
	Số người lao động

	1996
	10
	8,021

	1997
	25
	14,686

	1998
	43
	25,489

	1999
	105
	82,055

	2000
	85
	88,909

	2001
	41
	47,375

	2002
	24
	25,954

	2003
	14
	12,457

	02/2004
	12
	11,900

	Tổng cộng
	359
	316,846


                                          Thông báo từ CDC/CIB


Quan sát ta thấy tiến công của công nhân ngành may mặc Cămpuchia không phải là thấp nhất so với các nước trong khu vực theo thô ng kế của phòng lao động mỹ(ngành lao động)thì lương trung bình của công nhân  Cămpuchia trong ngành máy  mặc cao hơn công nhân của Việt Nam,Inđộ, Indonesia, và Bangladesh.

       Tiền lương trong ngành may mặc Cămpuchia so với một số nước trong khu vực

	Nước
	Lương 

(mỗi tháng)$
	Lương 

(mỗi tiếng)$
	Năm

	Bangladesh
	40
	0.19
	2000

	Indonesia
	40
	0.22
	2003

	In®é
	57
	0.27
	2003

	Việt Nam
	60
	0.29
	02/2004

	C¨mpuchia
	61
	0.29
	02/2004

	Sri lanka
	63
	0.31
	2002

	Th¸ilan
	106
	0.51
	2003

	Phillipine
	182
	0.88
	2003

	Trung Quốc
	191
	1.14
	2001

	Malaysia
	296
	1.42
	1999


                                 Thông báo từ ngành lao động Mỹ 

Số liệu tiếp theo biểu hiện các sản phẩm xuất khẩu khác nhau của C ămpuchia Chung tôi thấy  rằng ngành dệt máy tăng trưởng rất nhành từ 1996đến 2001 và là ngành thu  hút nhiêù vốn  đầu tư đặc biêt là Cămpuchia được hướng MFN và GSP từ Hoá ký mỹ và Cộng đồng châu Âu

                                     Nhập khẩu từ Cămpuchia

	
	2002
	2003
	02/2004

	
	Dệt máy
	Không dệt máy
	Dệt máy
	Không dệt máy
	Dệt máy
	Không dệt máy

	Châu âu
	1.9
	0
	108.1
	0.1
	297.9
	0.1

	 Mỹ
	1.6
	0
	107.1
	0
	296.2
	0

	Châu mỹ
	73.8
	2.1
	117
	3.6
	179.4
	6

	ASEAN
	2.0
	9.7
	0.2
	7
	0.2
	0.4

	Châu ¸
	0.9
	10.7
	1.7
	39.9
	1.3
	7.9

	Nhật
	0.2
	0.4
	0.5
	1.7
	0.7
	4.9

	Khuvực khác
	0.3
	0.3
	0.2
	0.2
	0.3
	0

	Tổng cộng
	78.9
	22.7
	227.1
	50.8
	479
	14.4


                              Thông báo từ Bộ Thương mại của CĂMPUCHIA

         Khối lượng  và giá trị xuât khẩu của Cămpuchia so với các  nước khác trong khu vực vẫn rất thập trừ   nước Lào, ngoài ra mặt  hàng  xuất khẩu chỉ là sản phẩm may mặc với nguyên liệu nhập khẩu khác đều là bán thành phẩm.Những sản phẩm cần được  chế biến tiếp sau đó phải xuất khẩu do đó  giá trị đóng góp cho tăng trưởng kinh tế là rất nhỏ. 

         Theo bảo cáo tổng kết  cuối năm các hoạt động thương mại năm 2001 của bộ thương mại tổng giá trị xuất khẩu 1,225,875,291$ năm 2001, so với  năm 2000 là 1,194,391,270$ và trong số này thì xuất khẩu sang Mỹ là 792,294,292$ và sang Châu âu  là 320,060,055$ và sang các nước khác 39,156,943$

                                        Nhập khẩu từ một số nước ASEAN

	Nước
	Số nhập khẩu

	
	Đơn  vị đô là Mỹ
	Sự  tăng hàng năm

	
	1980
	1990
	2003
	1990-2000
	2003

	Th¸ilan
	6,449
	22,881
	56,684
	15.1
	10.6

	Malasia
	12,963
	28,636
	82,961
	9.2
	12.5

	Indonesia
	21,400
	27,065
	52,021
	2.6
	7.5

	Trung Quốc
	18,248
	51,519
	194,724
	12.2
	15.9

	Việt nam
	402
	1,731
	9,496
	17.6
	20.8

	Láo
	9
	79
	408
	27.8
	20.1

	C¨mpuchia
	5
	86
	858
	37.1
	29.1


                              Thông  báo từ  bộ Thương mại  và  đầu tư  Cămpuchia

· Đầu tư trong ngành du lịch và dịch vụ : bao gồm như sau :

+ Ngành du lịch:  Vương quốc Cămpuchia  rất có điều  kiện cho phát triển du lịch. Văn hóa  du lịch  nổi tiếng và có tiềm năng rất nhiều đền tháp  cổ  và địa điểm du lịch ở ANKORWAT, một di sản vô giá của CĂMPUCHIA cũng như toàn  thế giới. Cămpuchia là tự hào  với tốc độ tăng khách du lịch ,những không đống góp không chỉ cho các di sản lịch sử mà còn thúc đẩy tăng trưởng kinh tế .

Ngành du lịch có vai trò lớn thư hai sau ngành công nghiệp dệt may, ngành  làm tăng thu  nhập từ năm 1992 và 1993 khi  UNTAC(United   Nation Transitional Authority  in Cambodia) ở  Cămpuchia  bảo trợ cho tiến hành cuộc bầu  cư trong năm 1997, bộ Du lịch  thu dược 1triệu $ từ khách du lịch đến tháp ANKOR trong năm 1998, còn số này là 8 triệu $. Cuối năm 1997 số khách du lịch giảm mạnh do khủng hoảng kinh tế ở các nước trong khu vực  so  với năm 1996   số k hách du lịch năm 1997 tăng 1.2% sự sút giảm trong ngành du lịch, các ngành dịch vụ khác  liên quan như khác sạn , nhà hàng và các địa điểm du lịch nghỉ mát cũng chịu cảnh tương tự trong năm 2000, có  tông số 370,376 khách du lịch đến  thăm đất nước Cămpuchia và tổng số tiền là 228triệu $.Tuy nhiên nếu tính cả tiền thu được từ bán các đô lưu niệm thì tương đương là 500triệu$.

Số khách sạn và hàng ăn 

	Khu v ực
	Số khách sạn
	Số hàng

	Phom Penh
	104
	139

	Siem Reap
	35
	33

	Sihanouk Ville
	38
	22

	Các tỉnh khác
	63
	294

	Tổng cộng
	240
	488


           Thông kế của ngành du lịch ,tháng3 năm2003,bộ du lịch

Ngày nay,Cămpuchia đã  hoà bình  xã hội ổn định  c ó chính sách mở cửa và  các điêu kiện tốt hơn, chung ta thấy răng hàng năm số khách du lịch ngày cang tăng trưởng cũng như những  người đến Cămpuchia để làm ăn kinh doanh hay đi công tác ,số khách du lịch đến suốt 12 tháng của năm,là các khách du lịch đến từ Nước ANH chủ yếu.

Khách du lịch nước ngoài vào thăm Cămpuchia từ năm1997-02/2004(đơn vị số người)

	Th¸ng/N¨m
	1997
	1998
	1999
	2000
	2001
	2002
	2003
	02/2004

	Tháng 1
	13,136
	15,934
	21,174
	26,274
	22,692
	29,077
	36,999
	52,787

	Tháng2
	14,847
	15,107
	20,748
	27,169
	25,404
	28,012
	42,236
	51,728

	Tháng3
	15,143
	18,527
	23,740
	29,138
	27,149
	30,820
	40,541
	63,334

	Tháng4
	15,149
	17,190
	21,993
	26,675
	22,995
	30,345
	40,150
	47,014

	Tháng5
	12,140
	14,083
	18,392
	21,498
	19,318
	26,439
	32,752
	42,845

	Tháng6
	11,470
	15,114
	17,352
	19,558
	20,963
	27,645
	30,536
	39,875

	Tháng7
	15,030
	18,975
	21,794
	6,515
	23,196
	32,460
	39,441
	49,035

	Tháng8
	14,743
	19,624
	21,586
	9,735
	24,661
	30,896
	40,237
	49,799

	Tháng9
	12,931
	18,029
	18,162
	9,960
	22,397
	27,302
	31,433
	40,586

	Tháng10
	15,332
	19,766
	21,189
	11,883
	24,498
	31,324
	36,051
	44,237

	Tháng11
	18,614
	22,732
	27,475
	14,815
	25,987
	38,976
	47,236
	53,350

	Tháng12
	18,082
	24,599
	26,884
	15,623
	27,264
	34,447
	48,753
	70,330

	Tông cộng
	176,617
	219,680
	260,489
	218,843
	286,524
	367,743
	466,365
	604,919


                                    Thông kê ngành du lịch

Chúng ta thấy răng từ năm 1995 đến năm 02/2004 khách du lịch từ các nước Thái binh dương đến  thăm Cămpuchia nhiều hơn từ nước Mỹ và Châu âu ,Châu phi và Trung đông.Khách đến Cămpuchia với nhiều mục địch khác nhau  ,một số đến để nghỉ ngơi hoặc là sở thịch,một số là đi công  tác ,kinh doanh  trong khi một số khác đến  để tim hiểu nghiên cứu ,chinh phủ  Cămpuchia đã thông kê răng khách du lịch nước ngoài đến mục địch khác nhau (xem bảng sau đay )

*  Khách du lịch  nước ngoài đến từ lục địa (năm1996-2004 bằng may bảy)đơn vị số người

	YEAR
	ARRIVAL BY CONTINENT
	TOTAL

	
	Asia&Paciffic
	Europe
	Americas
	Africa&Middle East
	

	1996
	80,917
	27,741
	9,072
	453
	118,183

	1997
	114,014
	36,603
	24,000
	2,000
	176,617

	1998
	156,978
	37,907
	21,538
	3,257
	219,680

	1999
	178,015
	53,761
	27,812
	901
	260,489

	2000
	150,205
	43,331
	24,561
	746
	218,843

	2001
	107,421
	46,165
	21,773
	551
	186,333

	2002
	137,054
	60,031
	36,233
	1,064
	262,907

	2003
	155,350
	65,657
	42,156
	1,486
	351,661

	02/2004
	104,735
	66,088
	43,905
	1,598
	408,377


Direct flight:133,688 person(From Ministry of Tourism 2004_

           * Khách du lịch nước ngoài đến Cămpuchia

                 (năm 1996- 02/2004 bằng may báy) đơn vị  số người

	Năm
	Ngày nghỉ
	Kinh doanh
	Khác
	Tổng cộng

	1996
	70,183
	27,659
	20,341
	118,183

	1997
	133,341
	34,076
	9,200
	176,617

	1998
	162,317
	43,909
	13,454
	219,680

	1999
	194,419
	58,431
	7,639
	260,489

	2000
	163,005
	48,557
	7,281
	218,843

	2001
	141,926
	37,610
	6,797
	186,333

	2002
	199,644
	55,384
	7,879
	262,907

	2003
	209,581
	46,858
	8,210
	351,661

	02/2004
	201,687
	62,357
	10,645
	408,377


* Direct flight:133,688 person(From Ministry of Tourism 2004)

Đến cuối năm 2003  đầu tư  tư nhân  vào ngành du lịch là 66 dự án tri giá là 2,181,317,531$ trong đó  48 dự án trị giá là623,986,655$  là xây dựng khách sạn ,12 dự án trị gía 1,533,773,537$ đầu tư  vào các điểm du lịch .Tuy nhiên ngoài trừ một dự án đầu tư của Malasia (công ty Ariston SD BHD)  chứa được thực  hiên ,chung ta có thể thấy răng số vốn đầu tư vào ngành du lịch cũng chỉ là 882 triệu $.

    +  Ngành dịch vụ : Có vai trò  rất quan trọng đối với việc duy trí kinh tế phát triển .Những ngành thương mại như vận tải ,du lịch , bưu  chính viễn thông và khách sạn đống góp xấp xỉ  một nưa giá trị ngành này từ 1996-1997 tỷ lệ tăng trưởng của ngành là6.2% và 8.4% và năm 1998 tăng lên 9%(phân trăn trong GDP)  kinh doanh thương mại bình nổ.Tuy nhiên những thăng đầu năm 1997, vẫn tải và bưu chính vẫn lên 12.3%  ,các hoạt động bán buồn và bán lên 11% và các hoạt động nhà hàng khách sạn chiếm 44.3%năm 1996 thì giảm thậm –0.9% năm 1997.
Sau đó ,với sự giá tăng thương mại buôn bán trong ngành du lịch vẫn tải và bưu chính viễn thông tăng lên 16.1% năm 2000, năm 2003 c ác hoạt động liên quan đến nhà hàng ,khách sạn tăng trương nhanh từ năm 1993-1998 với tốc độ tăng trung bình 17.6% ,tốc độ giảm năm 1999 và 2000,nhưng tăng trở lại năm 2003 với tỷ lệ 21.7%.Nguyên nhiên cơ bản là Cămpuchia thực hiện chính sách mở cửa ,ngành du lịch đã phát triển và chiếm khoảng  5.4% trong GDP (năm2000 tăng 11.7% so với 1999) tro ng thời gian  đó số khách du l ịch đén Cămpuchia tăng 466,365 người đây là tỷ lệ 26% tăng lên so với năm trước.Du lịch là ngành thanh  công nhất của nước Cămpuchia và là ng ành tiềm năng cho tăng trương kinh tế trong tương lai,ngành nay đã tạo ra r ất nhiều việc làm trong nhiều năm và đã phá bỏ được vòng luẩn quẩn cảu nền kinh tế.Thương mại đã đóng góp  hơn 30% trong ngành dịch vụ ,nó có  tỷ lệ tăng trương thích  hợp khoảng 1% năm2002 và có thể tăng lên 5% năm 2003.Do đó tiêu dùng gia tăng và giá tăng lợi ích cho nhân dân và khách du lịch

+ Dịch vụ vận tải, bưu chính viễn thông: có  cở sở hạ  tâng kà điều kiện thiết yếu để nâng cao năng lực sản xuất của nền kinh tế  mở rộng hoạt đông kinh tế ra khắp cả nước.Từ năm 1993 chính phủ Cămpuchai cố găng tiếp tục xây dựng phát triển và duy trí các con đường quốc lộ đương sắt , cảng và đương thuỷ,sân bay cũng như cơ sở  hạ tăng quan trọng khác ngày cang thuận lợi hơn  như hạ tâng bưu chính viễn thông ,điện ,thuỷ điện,dịch vụ thông tin. Thật đaya tiếc khi biết răng cở sở hạ tâng giao thông ở  Cămpuchia  đã hại nhiều trong nhiều năm chiến tranh và sự xao nhãng, bất ổn và bị phá luỷ,những năm gân đây có rất nhiều khó khăn do ngân sách hạn chế nên dẫn đến việc .Hâu hết hoạt động giao thông  vẫn tại phải tạm ngưng lại,điều hành để ra  chính sách và các quan cưỡng chế đã tạo ra một hệ thống, vẫn  tại hiện tại không đủ năng lực phục vụ nhu cầu hiện tại ở tương lai cho nền kinh tế đang tăng trưởng.Về địa lý Cămpuchia có  vị trí thuận lợi hơn khi nằm ở linh vực sông MÊ KÔNG  nối lên Việt Nam,Tháilan, Láo và Myanmar.Nơi đẩy  có thể có điều kiện thuận lợi cho vẫn tải hàng hoá theo đó sẽ khuyến khích đầu tư do thiêú ngân sách cho việc nâng  cấp và mở rộng cở s ở hạ tầng.Cămpuchia  cố găng làm việc với các tổ chức quốc tế để tiềm kiếm nhà tài trợ  và thu hút các hàng tư nhân để phát triển  vận tải,được sự tai trợ đa phường ,song phường và các tổ chức quốc tế từ 1993-2000, chính phủ  đã sửa sang khối phúc một số con đường chính như quốc lộ 1(Pnom Penh đến tỉnh Svay  Riêng), quốc lộ 2,3,4,(đương kinh  tế chính nối từ Pnom Penh đến các Cảng biển)   ,quốc lộ 5(Pnom Penh đến  tỉnh Batambong), quốc lộ 6,6A  và 11 nhắm hội nhập nền kinh tế  Cămpuchia vào khu vực và thị trường thế giới.Chính phủ hoảng g ía để đưa ra  mục tiêu  cho ngành vận  tải 5 năm tới là :trước   hiện tiếp tục phục hồi và xây dựng  lại đương 4,734km đương quốc lộ và những con đương chính nối với các quốc gia láng giêng ,thư hai khôi phục và duy trí sửa chữ a 2,800km  quốc  lộ nối 23 tỉnh ,thị xã  và khôi phục hơn 2000 km đương để chuẩn bị cho hệ thống mạnh lưới đương bộ mới 6000km trong  thơi gian dai hạn. Chính phủ cũng  bàn bạc nâng cấp và khôi phục lại hệ thống đương sắt ,đầu máy xe lưa và xe g oong ,các cây cầu rồi giữa  Pnom Penh  đến Batambong và Pnom Penh đến Shihanoukvill để tạo ra hệ thông  vận tải với giá re hơn,thậm chỉ chính phủ cũng cố găng thu hút vốn đầu tư nhiều hơn vào giao thông vận tải ;chung ta có thể   5 dự án từ năm 1994-2004 với vôn 61,852,360$.

2. Các đối tác đầu tư của đầu tư trực tiếp nước ngoài(FDI) vào Cămpuchia

+ Đầu tư trong khu vực từ nhân một phần của tổng đầu tư cố định trong nước đạt được 68.9% năm 2003,những con số  này cần được xem xét thất trọng vf  nền kinh tế chuyển đổi vẫn phải đối mặt dưới nhiều vấn đề nghiêm trọng về cổ phần hóa các tài sản, do vậy những con số này của k hu vực đầu tư trong nước ngoài có xu hướng t ăng quá mức.Uỷ bản phát triển Cămpuchia(CDC) cho biết răng  đầu tư trực tiếp nước ngoài(FDI) chiếm 72% của vốn đáng kể năm2002, dựa trên những sự phê chuẩn từ đầu tư trực t iếp  nước ngoài FDI chiếm 79% trong tháng 8 năm2000 đến tháng 6 năm 2003,Malaysia là nước đầu tư dẫn vào với tỷ lệ4 40%, sau đó là Mỹ 8% ,Pháp 7%.Tùy nhiên nếu dự án về lu lịch của Malaysia trị giá 1,2tỷ USD không  thành c ông , vốn FDI của Malaysia sẽ giảm từ 1.7 tỷ USD  xuống 0.5 tỷ USD chỉ chiếm 16% của  vốn đầu tư.

Dòng tiền vào dự án FDI theo kế hoạch đã khuyến khích tăng trưởng của ngành du lịch và các ngành khuyến khích lao động như máy móc và chế biên gỗ, vốn nước ngoài  FDI đã tham gia đầu tư vào sự quản lý sở hữu toàn diện về ngành công nghiệp năng lực , phần phối xăng dầu và dung y tế trong tháng 8 năm 2000 đến tháng 6 năm 2003.Phần vốn đầu tư nước ngoài chỉ chiếm ít hơn  50% trong ngành phục vụ làm ruộng  băng bò và trâu(cattle farming), ngành lực lượng dịch vụ ,  nông nghiệp ,công nghiếp kỹ sư và cung cấp  y  tế. Vốn  của Cămpuchia  chỉ sở hữu t oàn diện về lĩnh vực cun g  cấp y tế và mechinics.

Nếu dự  án du lịch của Malaysia  t hất bại bị loại trừ ,chế biên gỗ sẽ thu được  phần đầutư  nhiều nhất  tro ng giải đoạn tháng 8 năm 2000  đến tháng 6  năm 2003, sau đó  là ngành xây dựng , khách sạn , du lịch ,trồng trọt và máy móc.Trong khi xây dựng khách sạn và du lịch không phải thuộc ngoại thương quốc tế, chế biên gỗ ,đồn điện và ngành máy móc là ngành xuất khẩu  chính của Cămpụchia , trong đó chỉ ngành máy móc  là phụ thuộc vào     các đầu tư vào nhập k hẩu như sợi và vải.

Đầu tư tư nhân có xu hướng được tán t hành c hỉ ra rằng sản  xuất cung cấp nhiều việc làm hơn các ngành khác  trong giai đoạn từ tháng 8  năm 2000 đến tháng 6  năm 2003, cá dự án dựa trên được tán thành chỉ ra sản xuất đã tạo ra hơn 75% việc làm mới.Máy móc là ngành tạo ra nông nghiệp chỉ tạo 10% việc làm mới, trong ngành máy móc  trong tháng 6 từ tháng 1 đến tháng 6 năm 2003 còn cao hơn đạt được 61%.Ngành giầy da cũng là ngành cung cấp việc làm lớn thứ 2 cung như máy móc, nó cũng khuyến khích  lao động.Nông nghiệp chỉ tạo ra 2% việc làm mới trong sáu tháng từ  tháng 1 đến tháng6 năm2003.Thậm chí nếu tính toán xuống đến ở mức qua đã nhận thực tế, ví dụ trong khoảng 20% đến 30% của dự án được thông qua đã nhận xét rằng công nghiệp  hướng xuất khẩu liên quan đến đầu tư trực tiếp nước ngoài có thể góp phần cung cấp 20% công việc làm mới, một nguồn cung cấp lớn lao động rẻ tiền cũng như GSP  và sự miễn thuế rộng rãi cũng khuyến khích FDI vào các ngành xuất khẩu nhiều lao động trong những năm 90 vào Cămpuchia.

Nguồn lợi lớn từ  đầu tư trực tiếp nước ngoài đã giúp được chuyển đổi cơ cầu thương mại của Cămpuchia,xuất khẩu và  nhập k hẩu chính thực tăng từ 15triệuUSD và 180 triệuUSD, năm 1999 lên 330 triệu USD và 660 triệu USD  năm 2003 là kết quả chính của đa dạng hoá sản xuất hàng hóa hỗn hợp chiếm 58.5% xuất khẩu 2001, những phần  của nó giảm xuống 44.6% năm 1999.Nguyên liêu và sản phẩm gỗ cũng giảm đáng kể phần xuất khẩu của nó giảm từ 17.1% năm 2001 xuống 9.7% năm 2002,giảm xuống 42% sản phẩm quân áo và đồ   phục tùng khác tăng tỷ lệ xuất k hẩu  từ 6.4% năm 2001  lên 20.2% năm 2002  và 52.55% năm 2003 sản xuất gỗ và nguyên liệu đạt mức tăng từ 2% năm 2001 lên 7.7% năm 2002.

Thị trường  xuất k hẩu truyền thống của Cămpuchia cũng thay đổi, sự phụ thuộc ban đầu vào Việt nam và các  nước xã hội chủ nghĩa trước khi chuyển đổi sang nền kinh t ế thị trường và những năm 1996, với ngoại thương lớn hơn  với các nước kinh tế ASEAN.Thái lan vẫn giữ là th ị trường  xuất khẩu chính , mặc  dù thị phần của n ¬ giảm  42%  tro ng  năm 2001 xuống  27% năm 2002 và 26.2% năm 2003,Thái lan luôn là một đối tác  thương mại quan trọng với Cămpuchai, thậm chí trong xuất khẩu  chiên tranh lạnh  tuỳ một  số việc  trao đổi thương mại đó được thực hiện không hợp pháp.

Singapore là thị trường xuất k hẩu lớn thứ hai, xuất khẩu                            của nó tăng từ 25.5%  năm 2001 lên 26.2%  năm 2002  những giảm lớn xuống 14.7% năm 2003   các nước c hâu âu cũng  dự định mở rộng phần của  họ  trong xuất khẩu từ  Cămpuchia  khoảng 6.2% năm 2001 lên 14% năm  2003, trong khi  phần  ASEAN giảm từ 72.8% xuống còn 50.3% trong cùng kỳ, sự hội nhập của Cămpuchia  vào ASEAN cả chínhthức lẫn không sau khi sự xấp  nhập của nó  đã trở nên  có ý nghĩa quan trọng việc toàn cầu hoá.Pháp là một nước thống   trị  Cămpuchia  trước đây ,bây giớ là thị trường xuất khẩu  chính năm 2002  trong EU vào Cămpuchai tỷ lệ của nó là từ 2.1% năm 2001  lên 9.9% vào năm 2002.Nhưng lại giảm xuống còn 1,9%   năm 2003   có sự thay đổi trong cơ cầu nhập khẩu của Cămpuchia  từ giai đoạn thời ký  hiện nay.  Xăng dầu , xe cộ , dệt máy. vải vóc,  máy móc cho các ngành dệt máy và được mặt hàng   nhập khẩu lớn nhất năm 2002 ,đã chiếm tương ương từ 11.3% , 7.9%, 4.5%. 3.5% và 3.6% năm 2001 đến 14%, 13.8%,6.3%, 5.7% và 5% năm 2002.Ngoài sự chiến đổi từ chiến tranh lạnh ra không cso  nhiều sự thay đổi tỷ lệ nhập khẩu giữa   các  nước vào tro ng thời ký 90s .Singapore chiếm phần  nhập khẩu  lớn nhất vào  C ĂMPUCHIA  năm 2001, dến 2002 tiếp theo là  Thái lan  và Việt nam tỷ lệ nhập khẩu  của Singapore giảm từ 17.4% năm 2001 xuống 16.5% năm 2002 và 10.3% năm 2003 , nhập k hẩu từ Thái lan đã vượt qua Singapore  năm 2003 do sự giảm mất giá của đồng bath(THái lan) so  với đồng đô la của  Singapore là cho nhập khẩu từ Thái lan rẻ hơn, tỷ lệ nhập khẩu  từ ASEAN vẫn   hớn  40% trong giai đoạn 2001 đến 2003  sự tăng nhập khẩu nguyên liệu dầu và phương tiện đương bộ cho t hấy sự  tăng trưởng  cảu những  yêu cầu hiệu quả trong nền kinh tế của CĂMPUCHIA.SỰ tăng trưởng trong nhập khẩu dệt máy chủ yếu cho khu vực may mặt  định hướng  xuất khẩu  do  nước ngoài sơ hữu rất nhiều nhà máy xuất khẩu dùng sợi  dệt và vải nhập khẩu trong khi sự phát triển của ngành sản xuất máy móc không thể hiện yêu cầu  phát triển  cở sở  hạ tầng và xây dựng mà còn sản xuất sự thay đổi trong cơ cầu tổng nhập khẩu thể hiện trong  sự trái qua công nghiệp sớm của Cămpuchia ,gợi ý rõ răng sự chyển đổi cơ cầu từ sản xuất hàng hoá thiết yếu.

Xuất khẩu sản phẩm  của Cămpuchia cũng tăng đáng kể là một phần của tổng lượng xuất khẩu may móc  và chế biến gỗ tăng tương ướng từ 6.6% và 18.9% vào năm 2001 lên 30.8%  và 20.1% năm 2003, sản xuất may mặc có vốn đầu tư nước ngoài(FDI) tăng mạnh năm 1990s, mang lại khuyên khích lao động lương thấp  của việc sản xuất may mặc và nhu cầu thay đổi  việc thành lập luật pháp về lao động là vấn đề quan trọng để năm bảo hiệu quả trong việc quản lý bảo vệ.

Trong khi nông nghiệp vẫn là ngành dẫn đầu , hàng xuất khẩu trở nên quan trọng , sự thiếu vốn trong nước  như là  sự phản ảnh vê mức tiết kiệm  thấp đã được đáp ứng với dòng FDI .Trong khi sự tăng trưởng nhành trong đầu tư và thương mại  tạo ra sự tăng  trưởng nhanh  trong GDP  và năm  thời ký 90 , một số trong nhiều vấn đề  về vĩ mô  cũng đang bao động  tăng trưởng  nhanh cùng với sự tăng trưởng tài khoán hiện hành , tài chính chính phủ và tiết kiệm đầu tư thấm hút.


           Bảng1: Sự phân tích vốn đầu tư FDI vào Cămpuchia

                               Dự án đã thông quả từ 01.01.2002 đến 31.12.2002

	Khuvùc
	Vồn FDI($)
	Tài sản cổ định($)
	Phần trăm(%)

	Canada
	2,200,000
	3,178,080
	1.34

	ASEAN

· Việt Nam

· Malaysia

· Singapore

· Cambodia
	14,000,000

3,000,000

1,000,000

10,000,000

20,680,000
	26,171,755

24,165,095

1,006,660

1,000,000

93,064,570.80
	11.01

10.17

0.42

0.42

39.16

	EUROPE

· Netherland

· Anh
	10,450,000

10,000,000

450,000
	1,564,525

1,000,000

564,525
	0.66

0.42

0.24

	ASIA

· Han Quốc

· Trung Quốc

· Đai Loan

· Nhật Bản

· Hông Kông
	23,578,000

7,608,000

8,800,000

4,970,000

1,200,000

1,000,000
	113,680,031.20

78,970,035.50

24,080,130.50

6,825,330.20

2,190,000

1,614,490
	47.83

33.23

10.13

2.87

0.92

0.68


                                            TỪ CDC/CIB 

Bảng 2:  Sự phần tịch  vồn theo FDI

                   Dự án đã thông quá từ 01.01.2003 đến 31.12.2003

	Khu vực
	Vồn FDI($)
	Tái sản cố     định($)
	Phần trăm(%)

	ASEAN

     - Thái Lan

· Malaysia

· Singapore
	10,050,000

3,100,000

3,650,000

3,330,000
	15,706,047.25

6,868,512

5,132,485.25

3,705,05
	6.28

2.75

2.05

1.48

	EROUPE

· Pháp

· Anh

· Uc
	2,837,000

1,747,000

500,000

590,000
	2,837,000

1,747,000

500,000

590,000
	2.77

2.27

0.2

0.27

	ASIA and Other

- Trung Quốc

- Hông Kông

 - Hán Quốc

 - Đai Loan


	17,230,000

14,180,000

1,000,000

1,050,000

1,000,000
	42,136,807

32,927,692

5,450,000

2,418,915

1,340,200
	16.85

13.17

2.18

0.97

0.54


TỪ CDC/CIB

Bảng 3:  Vốn FDI  nhiều nhất vào Cămpuchia

Từ  năm 1995-2003 theo thông tin CDC

	Số
	Nước
	Vốn FDI($)
	Phần trăm(%)

	1
	Malaysia
	1,862,432,052
	29.94

	2
	Đai Loan
	500,659,618
	8.05

	3
	Mỹ
	434,201,401
	6.98

	4
	Trung Quốc
	292,535,287
	4.7

	5
	Hán Quốc
	287,678,974
	4.62

	6
	Hông Kông
	237,190,703
	3.81

	7
	Singapore
	225,592,946
	3.63

	8
	Thái Lan
	198,674,735
	3.19

	9
	Pháp
	192,764,329
	3.1


Bảng 4: Sự phân biệt đầu tư FDI  vào Cămpuchia  
(thông qua từ ngày 01.08 năm 1999 đến 31.01.2003

	Khu vực
	Vồn FDI($)
	Phần trăm(%)

	Americas

· Mỹ

· Canada

· Argentina
	97,295,900

42,771,000

54,224,900

300,000
	8.02

6.98

1.03

0

	Asean

- Malaysia

· Singapore

· Thái Lan

· Indonesia

· Việt Nam

· Phillinpine
	1,887,333,423

1,530,132,473

166,437,100

130,852,350

54,485,500

4,126,000

1,300,000
	38.24

29.95

3.63

3.19

1.05

0.41

0.02

	Europe

· Pháp

· Anh

· Netherland

· Thuysü

· Swizeland

· Portugal

· Nga

· Bulgary

· Norway

· Đức
	187,613,950

34,115,050

121,630,100

13,100,000

8,000,000

8,000,000

5,550,000

1,500,000

250,000

350,000

118,800
	5.35

3.10

1.52

0.23

0.19

0.19

0.07

0.03

0.01

0

0

	Other and other asia

· Đai loan

· Trung quốc

· Hán quốc

· Hông kông

· óc

· Nhật bản

· Macau

· Israel

· In®é

· Srilanka

· Newzeland
	801,980,080

349,529,000

186,409,678

98,576,000

113,463,252

41,306,500

9,714,200

1,829,000

500,000

400,000

250,000

9,800
	22.08

8.05

4.69

4.63

3.81

0.56

0.29

0.03

0.01

0.01

0

0


                                  Nguồn từ CDC/CIB

+ FDI  vào  Campuchia 

ở gần 1/3 ngân sách Campuchia được cung cấp bởi các FDI, tại hội nghị các lãnh sự quan 6/2002, các nhà tài trợ quốc tế  cam kết cung cấp 635 triệu USD vốn ODA.  Trung bình từ năm 1992, các nhà tài trợ đã cung cấp giải ngân, khoảng 75% tổng số tiền cam kết.Nhật là nhà tài trợ lớn nhất tiếp theo là EC, World bank, ADB, và các cơ quản đại diện UN. Nhà tài trợ với mức độ vừa và quan trọng gồm australia, US, France, UK, Germany, Sweden.

Các quan FDI này nhằm giúp đỡ Campuchia xây dựng lại cơ sở hạ tầng, dịch vụ vận tải giao hàng và phát triển năng lực sản xuất, những khả năng duy trì là khó khăn. Các nguồn FDI không phải lúc nào cũng có hiệu quả và tạo ra sự yếu kém đối với các nhà lãnh đạo chính phủ trong quá trình phát triển.

Các nhà tài trợ đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp những ý tưởng ,tri thức và các nguồn lực để sửa đổi hệ thống cai trị và việc xoá đòi giảm nghèo. Cuối cùng các nhà tài trợ muốn tăng cường tham gia trong thảo luật chính sách,  đối khi liên kết một số giải cấp trong chương trình môi trường làm việc để khuyến khích hơn nữa việc cải tố hệ thống cai trị.


Các hội nghị thương niên  của CG là một cách thức quản trọng cho việc thảo luật  giữa chính phủ hoàng gia campuchia với các đối tác của họ trong việc phát triển tạo chính sách và giải quyết những vấn đề phát sinh. Biện pháp thực hiện được lâp ra bởi sự phối hợp giữa các nhà tài trợ và chính phủ cho sự giám sát, điều chỉnh thông qua sự tiến hành của CG ( CG process). Quá trình thực hiện mốt số biện pháp là không có hiệu quả, thậm chí chính phủ và các nhà tài trợ còn cho rằng họ là một mục tiêu biện thực trong số những thời gian hạn chế. Một số nhà tài trợ chính đang làm việc để cải tiến sự phối hợp trong việc thảo luật chính sách, chiến lược phát triển và  việc thực hiện chương trình. Và úc đóng vai trò quan trọng trong quá trình thực hiện trên.

Sự tiến triển của việc phối hợp giữa chính phủ và các nhà tài trợ là tương đối thuận lợi trong ngành ý tế và giao dục. Việc phối hợp ít có hiệu quả đối với các phạm vi khác bao gồm hệ thống cai trị, nông nghiệp, và việc phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ.

+ FDI của úc vào campuchia

Trong thời kỳ 80, úc cung cấp FDI nhân đạo chủ yếu thông qua NGO( Non government organisation) và các tổ chức đa phương. úc tuyên bố trở lại FDI song phương cho Campuchia vào năm 1992,  thập niên trước, sự FDI của úc chuyển từ FDI khẩn cấp sang những chương trình phát triển dài hạn.


Chiến lược quốc gia giai đoạn 1999-2001 hướng vào FDI campuchia tiến lên thời kỳ quá độ, làm cơ sở chung cho sự phát triển. Ngành nông nghiệp là ngành chủ yếu của quá trình điều chính, cơ sở quan trọng của ngành công nghiệp trong đẩy mạnh tốc độ tăng trưởng kinh tế chuyển trên cơ sở chung. Chiến lược này cung ưu tiến trong ý tế, giao dục vào đào tạo hệ thống bộ máy cai trị (đặc biệt là xét xử tội pháp) và phá min.


Australia  là nước có vai trò quan trọng trong ngành nông nghiệp từ khi Australia FDI cho nhóm các nhà khoá học, Australia nghiên cứu lúa gạo quốc tế và Campuchia bắt đầu 1987, IRRI (international rice research institute) FDI lập lại các cơ quan nghiên cứu về lúa gạo, về đẩy mạnh việc phát triển khoá học công nghệ, tạo ra sự FDI quan trọng cho sự chuyển đối  của campuchia từ nước nhập khẩu  sang nứơc sản xuất thừa lương thức.  Lợi thuần cuối cùng đối với nông dân coi như là ích kết quả sự FDI  của Australia ước khoảng 40 triệu USD mỹ mỗi năm. Australia còn có sự FDI quan trọng cho việc phát triển năng lực sản xuất mở rộng của ngành nông nghiệp và đang giúp đỡ việc thực hiện chỉ định những sự hạn chế chính đối với ngành nông sản và thị trường.


Đến cuối năm 2005, Australia sẽ dùng xấp xỉ 41 triệu USD vào chương trình  hành động trong việc phá min. Sự FDI thông qua phí chính úc được thực hiện sự FDI cấp chính phủ . NGO đóng vai trò rất quan trọng trong việc xây dựng lại Campuchia, FDI tài định cư vô cùng cấp nhưng dịch vụ cần thiết cho hội đồng người nghèo, giúp để đặc biết cho nhưng người bất hại như trẻ em đương phố và tàn tật FDI phát triển kỹ năng. FDI của Chính phủ úc cho campuchia là liên kết song phương, khu vực và các nhà đầu tư cung cấp các khoản tài trợ trong qua NGO của úc, chương trình tự nguyện tổng FDI cho chính phủ campuchia vào năm 2003-2004 ước khoảng 44,4 triệu USD. Ngoài ra còn có chương trình FDI song phương 24,5 triệu, chính phủ của campuchia sẽ nhận được môt khoảng 19.9 USD từ các nguồn khác như FDI phát triển nhân lực, dự án khu vực, NGO FDI và tài trợ chính phủ úc. 

III.Đánh giá tính hính đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Cămpuchia

1. Đánh giá FDI vào Cămpuchia  

- Chỉ tiêu cho đầu tư đạt được 5%  vào năm 2003 và giảm từ mức 18% so  với năm 2002 , lý do là sự tăng trưởng chậm hơn ở cả hai  khu  vực đầu tư công cộng và tư  nhân. Đầu tư công cộng tăng 5% chậm  hơn đáng kể so với  năm 2002 khi  mức đạt  24% tăn g trưỏng giảm không liên quan đến chính trị những liên quan đến mức thực hiện luật chính sách theo luật chính sách của mỗi  năm 2001,2002,2003 đầu tư công  cộng  phải tăng 0.5% năm 2002 và 0.9% năm 2003  tỷ lệ tăng trưởng cao của đầu tư  công  cộng   năm 2002 ở mức 24%. Ngyên nhân chính là do việc sử dụng  chi tiêu ngân sách  vào năm 2001 được việc trợ tài chính  từ  vồn nước ngoài FDI , chỉ đạt được 83% của mục ,  mà khi đó sử dụng vốn năm 2002 đạt 117% mức tăng trưởng của đầu tư năm 2003 mà cao hớn mục tiêu  0.9% bị tác động của việc sử dụng vốn đạt 123% mục tiêu. Cũng vậy đầu tư tư nhân trong và ngoài  nước tăng trưởng chậm  hơn g iảm từ 13% năm 2002 xuống 10% năm 2003 , nguyên nhân chính là do  sự giảm vốn  152 triệu USD  năm 2002, có hai lý do cơ bản  cho việc giảm đầu tư trực tiếp nước ngoài  FDI  vào  Cămpuchia là sự   hồi phục kinh tế chậm cháp của khu vực đông năm á mà phần lớn là các  đầu tư của Cămpuchia ở đây và sự nâng cao nhanh hơn của môi trường đầu tư ở các nước cạnh tranh như Việt Nam, Phillipine, Trung Quốc, Thái Lan, tiến trình nâng cao cơ sở vật chất và môi trường tổ chức  ở  Cămpuchia vẫn không bằng các nước  cạnh tranh .Vì dụ như  Việt Nam đã nâng cao giao thống, điện , hệ thông tười tiêu và hệ thống tổ  chức cơ quan ở mực mà  Cămpuchia vẫn chưa đạt được hiện này.
Cămpuchia tụt hậu sau những nước cạnh tranh trong việc thiết lập môi trường  đầu tư thuận lợi hơn, FDI hầu như khong thể tăng ,điều này  yêu  cầu đòi hỏi một nổ lực to lớn của chính phủ  để thực  hiện  nhiều chính sách cải tổ cần thiết , đặc biệt  những chính sách liên quan đến hành chính và  cuộc đầu tranh chống lại tham nhũng , một  chính sách kinh tế  mới nhấn  mạnh một những nhất định trên .Các nhà đầu tư tư nhân trong nước mà sản xuất cho trong nước hoặc cho xuất khẩu nên được coi là những hoạt động chiến lược mà  có thể thúc  đẩy những tăng trưởng kinh tế bên vững.

2.Những tác động tích cực của đầu tư nước ngoài trong nền kinh tế Cămpuchia 

- Đầu tư trực tiếp nước ngoài đã tạo điều kiện chuyển giao công nghệ nước  ngoài vào Vương Quốc Cămpuchia

- Đầu tư trực tiếp nước ngoài để góp phần khai thác các nguồn tài nguyền thiên nhiên của Cămpuchia tạo thêm công ăn việc làm và thu nhập cho người lao động .

-  Đầu tư trực tiếp nước ngoài đã góp phần cải thiện cán cân thành toán quốc tế và thúc đẩy hoạt động xuất khẩu 

-  Đầu tư trực tiếp nước ngoài góp phần hoàn thiện môi trường thể chế ở Cămpuchia ,đặc biệt là hệ thống luật pháp

- Đẩy mạnh hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài là cơ sở để đào tạo đội ngữ cán bộ quản lý kinh tế , cán bộ kỹ thuật ,công nhân.....

- Đầu tư trực tiếp nước ngoài đã tạo điều kiện  cho nền kinh tế và các doanh nghiệp tại Vương Quốc Cămpuchia , các nhà hoạch định chính sách quản lý, cũng như đội ngũ doanh nhân Cămpuchia có dịp thử nghiệm và đánh giá được khả năng thực tế  của mình rút ra những bài học cần thiết cho việc định chính sách  đầu tư trong giải đoạnh tiếp theo .
3. Hạn chế và ảnh hưởng tiêu cực của đầu tư trực tiếp nước ngoài đối với phát triển kinh tế – xã hội Cămpuchia

- Nhiều nhà  đầu tư nước ngoài chuyển giao vào  Cămpuchia công nghệ  lạc hậu với giá  cả cao. Trong một số trường hợp do tinh hình chính trị ..... việc nhà đầu tư nước ngoài không thiện chí đầu tư và làm ăn lâu  dài  ở Cămpuchia  là nguyên nhân làm  cho các dự án đầu tư không thể triển khai hoặc triển khái không có kết quả.

- Một số chính sách chưa được xác định rõ nên chưa thể chế hoá hoặc đã có chính sách làm cơ sở  nhưng văn bản pháp quy ban hành chậm.

-  Một số luật kinh tế liên quan đến đầu tư nước ngoài chậm ban hành như luật lao động ,luật bất động sản....

- Pháp luật chưa đồng bộ , hoàn chỉn ,nghiệm trọng hơn là việc thi hành pháp  luật chính sách nhiều khi không nghiệm túc. Anh hưởng nhiều đến hoạt động của các nhà đầu tư trong quá trình triển khái dự án , thực hiện kế hoạch kinh doanh , t hương mại và một loạt các vần đề khác liên quan đến quản lý  và sử dụng lao động.

       Tất cả  những mối quan tâm có tính pháp lý trên đây cũng đều nhằm vào mục đích cuối cùng là  tạo điều kiện thuận lợi cho sự vận động và phát triển của hiện tượng kinh tế  này ở Cămpuchia.

CHƯƠNG III

Một số giải pháp nhằm tăng cường thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI)

I. Định hướng thu  hút  FDI trong giai đoạn hiện nay

1. Quan điểm của nhà nước Cămpuchia về thu hút FDI

Các  quan điểm của  Chính phủ Hoàng gia Cămpuchia về  phát triển kinh tế đất nước tới năm 2010 là :

- Quan tâm đến sự phát triển của khu vực tư nhân ,coi như là động cơ của sự tăng trưởng kinh tế và là đối  tác chủ yếu của Chính phủ trong việc phát triển đất nước .

- Thực hiện chiến lược (Tam giác  của Chính phủ Hoàng gia):

+  Điểm thứ nhất: bảo đảm hoà bình, ổn định và an ninh cho đất nước và nhân dân- là điểm quan trọng nhất để phát triển đất nước .

+ Điểm thứ hai: Hội nhập vào trong khu vực và thông thương hoá quan hệ với cộng đồng quốc tế .Việc này sẽ đảm bảo cho Cămpuchia thu hút được việc tài trợ nước ngoài và FDI nhiều hơn để  phục vụ cho mục đích  phát triển đất nước .

+ Điểm thứ ba: Phát triển đất nước trên cơ sở điều kiện thuận lợi nhận được từ việc thực hiện tốt hai điểm trên

Đồng thời, từ việc nhận thức đầy đủ đặc trưng quan trọng của thời đại hiện này là xu hường quốc tế hóa  đời sống kinh tế diễn ra mạnh mẽ. Chính phủ Cămpuchia đã chủ trương mở cửa nền kinh tế nhằm thúc đẩy quá trình liên kết kinh tế ở trong nước và giữa trong nước ngoài thông qua việc mở rộng quan hệ  kinh tế với các nước thế giới trong đó có hợp tác đầu tư. Dưới đây là những quan điểm cơ bản của Chính phủ Hoàng gia Cămpuchia về tác động của FDI  đối với kinh tế  xã  hội.

-  Đánh giá đúng ví trị của FDI trong nền kinh tế quốc  dân .Trong quá trình thu hút FDI phải tránh những quan điểm sai lầm, coi nhẹ, thậm  chí lên án FDI như một nhân tố có hại  cho nền kinh tế độc lập, tự chủ  hoặc ảo tưởng về tính màu nhiệm của FDI, gán cho nó một vai trò tích cực tự nhiên, bất chấp điều kiện bên trong của đất nước, tách rời những cố gắng cải thiện môi trường đầu tư.

- Quan điểm “mở” và” che chắn” trong chính sách thu hút FDI mở cửa cho bên ngoài nhưng không quên những biện pháp che chắn cần thiết cho an ninh chính trị, kinh tế, xã hội, mặt khác, cũng không thể chỉ quan tâm tới những biện pháp  “ che  chắn” làm giảm hoặc triệt tiêu sức hấp dẫn của chính sách đối với FDI; rộng rãi  hay che chắn đều phải là trên cơ sở tuân theo pháp luật .tuân theo nguyên tắc  bình đẳng ,cũng có lợi ,phủ hợp với thông lệ và tập quán quốc tế, hợp lý, có sức thuyết phục.

- Giải  quyết hợp lý các mối quan hệ về lợi ích giữa các bên trong quá trính thu hút FDI.

- Hiệu quả kinh tế – xã hội  được coi là tiêu chuẩn cao nhất trong hợp tác  đầu tư .

- Đa dạng hóa hình thức FDI, thu hút dưới hình thức “ hợp đồng hợp tác kinh doanh,xi nghiệp liên doanh, xí nghiệp 100% vốn nước ngoài, hợp đồng BOT.
- Xử lý đúng đắn mối quan hệ giữa quản lý của Chính phủ và quyền tự chủ của các doanh nghiệp có FDI.
Trên cơ sở quan điểm cơ bản của Chính phủ về tác động của FDI đối với nền kinh tế – xã  hội Cămpuchia , hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Cămpuchia sẽ được thực hiện theo các hướng chính sau đây:
Các ngành và lĩnh vực ưu tiên là nông nghiệp ,chế biến lương thực ,điện và điện tử, du lịch; các vùng được ưu tiên  là các vùng miền núi, vùng sâu, vùng xa, khuyến khích việc thành lập nhiều khu công nghiệp ở ngoại thành hoặc theo dọc quốc lộ số 4 hoặc các tỉnh có vị trí thuận lợi. Dành sự quan tâm thích đáng đối  với  các dự án có ý nghĩa quan trọng góp  phần thực hiện chuyển dịch cơ cầu kinh tế, công nghiệp hóa đất nước; thông qua  hợp tác đầu tư trực t iếp nước ngoài để t iếp cận với công nghệ kỹ thuật hiện đại, tiếp thu trình độ quản lý và kỹ thuật tiếp cận thị trường. Mặt khác cần phải tiếp nhận chuyển giao công nghệ hiện đại, đồng thời phải chú ý đến những dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài có sử dụng nhiều lao động tại  chỗ. Về phương diện này thì sự chuyền giao công nghệ theo kiểu làn sóng có ý nghĩa nhất định đối với Cămpuchia.

2. Mục tiêu và định hướng thu hút FDI

Đánh giá đúng tầm quan trọng của FDI, chính phủ Cămpuchia đã ban hành chính sách thu hút FDI vào mục tiêu chính là tranh thủ nguyên tắc kỹ thuật công nghệ, phương pháp quản lý tiên tiến, mở rộng thị trường nhằm phát triển kinh tế.

Mục tiêu cụ thể trong năm 5 năm là phải thu hút từ 4 tỷUSD đến 5 tỷ USD vốn FDI. Mục tiêu thu hút FDI này là xuất phát từ yêu cầu tăng tốc độ phát triển nền kinh tế Cămpuchia đã tranh nguy cơ tụt hậu so với các nước trong khu vực Đông Nam á và căn cứ vào thực tiện huy động FDI trong thời gian gần đây cũng như xu hướng vốn FDI trên thế giới và xu hướng gia tăng FDI vào khu vực Đồng Nam á những năm qua.

Mục tiêu cụ thể trên là có thể thực hiện được, tính đến cuối năm 2002, hai năm trong kế hoạch 2002-2007 đã đạt 1,8671tỷUSD dự kiến đến năm 2007 có  thể đạt được 4 tỷ USD nếu  tỷ lệ FDI thực  hiện trung bình 40% vốn đăng ký như trước.

Mục tiêu cụ thể với thu hút FDI được định giá cơ sở tính toán khả năng huy động nguồn vốn FDI trong nước.Theo nguyên tắc tiếp nhận FDI thì Cămpuchia phải có lượng  vốn đối ứng, những thành tựu về phát triển kinh tế cũng như trong việc  thu hút FDI trong giải đoạn qua khẳng định sự đúng đắn  đường lối phát triển kinh tế xã hội mà nhà nước đã đề ra .Tạo tiền đề vững chắc cho giai đoạn tiếp theo, trong chặng tiếp theo chúng ta sẽ tiếp   tục đối mới đường lối phát triển kinh tế theo phương hưóng chiến lược kinh tế đã để ra.Trên cơ sở  phương hướng phát triển kinh tế xã hội đó thì huy động FDI cũng được thực hiện hiện nay.    

II. Những thuận lợi và khó khăn của Cămpuchia trong thu hút FDI

1.Thuận lợi của FDI

Chính phủ Cămpuchia biết rằng Cămpuchia còn một thời gian dài để bắt kịp với các nước láng giềng trong việc phát triển kinh  tế. Quan trọng hơn là chính phủ nhận thức rằng nó sẽ không bao giờ làm như vậy mà không có sự tham gia của các nhà đầu tư nước ngoài và các tổ chức đa phương, không có sự một tranh luận trong nước nào về việc nền kinh tế cần bao nhiêu đầu tư  nước ngoài. Cămpuchia muốn càng nhiều càng tốt, bởi vậy nó đang có bước đi quan trọng và vững chắc để tạo cho môi trường đầu tư hấp dẫn hơn với các  nhà đầu tư nước ngoài.Chính phủ biết rằng FDI giữ vai trò chủ đạo đối với sự phát triển của Cămpuchia ở một tốc độ nhanh.

Tuy nhiên, điều quan trọng đối với chính phủ là cần nhận thấy rằng khung tổ chức mà sẽ FDI chính phủ để thu hút đầu tư nên được đặt hợp lý. Một  yếu tố cấu thành quan trọng của khung tổ chức FDI là năng lực các cơ quan nhà nước, cả kinh tế lẫn tài chính để lập kế hoạch và thực hiện các chính sách, luật pháp và quy định tác động đến đầu tư nước ngoài trong các ngành khác nhau trong nền kinh tế. Trong cơ cấu tổ chức về các chính sách và chiến lược đầu tư của chính phủ hoàn toàn tập trung ở hội đồng phát triển Cămpuchia (CDC). Nó là cấp quyết định cao nhất trong việc xác định khung chiến lược đầu tư và trong việc chấp nhận hoặc phản đối các mục đích đầu tư trong các trưòng  hợp cụ thể.

Uỷ ban đầu tư Cămpuchia(CIB) nhận đánh  giá các mục định đầu tư của các  nhà đầu  tư và gợi ý trong một trường hợp  với sự đánh giá về kinh tế và kỹ thuật. CIB này cũng có trách nhiệm trong việc xúc đẩy đầu tư ở trong nước và quốc tế, để thu hút đầu tư nước ngoài nó đã thực hiện một nghiên cứu về các lợi thể cạnh tranh toàn diện và cũng thực hiện một chiến dịch thúc đẩy trong các trung tâm kinh doanh  lớn và các trung tâm lớn trên thế giới thông qua chiến dịch quảng cao. Chức năng quan trọng nhất của uỷ ban này là nó thành lập một dịch vụ cho các nhà đầu tư để cung cấp cho họ tất cả các thông tin cần thiết trợ giúp và hướng dẫn để họ đạt được càng nhanh càng tốt sự giải pháp đăng ký cần thiết.

Kết quả những nỗ lực của chính phủ và CIB Cămpuchia đã nhanh chóng trở thành một khu vực hợp dẫn để đầu tư với chi phí thấp, cần nhiều nhân công, sản xuất định hướng xuất khẩu. Các công ty nước ngoài liên quan đến các hoạt động sản xuất sẽ có lợi nhất của các điều này. Trong khi tham gia những đang lan tràn ở mọi cấp trong xã hội Cămpuchia và thường xuyên là thực tế của các cuộc sống doanh nghiệp hoạt động ở đây.

Để thu hút FDI ,chính phủ Cămpuchia đã phát triển các giấy phép đầu tư một cách nhanh chóng và không một tiến trình thấy cho cá dự án đã thực hiện những chủ yếu để xác định; luật đầu tư cung cấp sự khuyến khích đầu tư hàng hoá bao gồm thuế thu nhập công ty 9% và miễn thuế lợi nhuận 8 năm. Dòng đầu tư nước ngoài thực tế chạy vào Cămpuchia tăng hàng năm, phần lớn các quy định đầu tư  nước ngoài tập trung mục tiêu vào các doanh nghiệp phát triển kinh tế truyền thống như thuốc lá, sản xuất bia, tài sản, du lịch và dệt may.

Các doanh nghiệp nước ngoài cũng tham gia vào lĩnh vực gỗ  và đá quý và bắt đầu tìm kiếm các cơ hội để tạo dựng cơ sở vật chất cho Cămpuchia như Trung Quốc, Hông Kông ,Thái Lan và Malaysia là các nhà đầu tư dẫn đầu vào Cămpuchia .

Dòng FDI hàng  năm vào Cămpuchia

	Năm
	DòngFDI(Đơn vị triệu USD)

	1996
	293.6

	1997
	168

	1998
	121

	1999
	135.5

	2000
	153

	2001
	120

	2002
	134.5

	2003
	267.7

	02/2004
	340.58


Nguồn :Báo cáo đầu tư thế giới

2. Sự khó khăn của FDI 


Chúng ta biết đất nước Cămpuchia là đất nước mới "ngủ dậy" từ nội chiến và đất nước đang phát triển theo các  nước láng giềng cũng như các nước trong khu vực ASEAN, vậy làm cho vốn đầu tư nước ngoài gặp vần đề như sau :


- Nhiều nhà đầu tư nước ngoài chuyển giao vào  Campuchia công nghệ lạc hậu với giá cả cao. Trong  một số trường hợp do tình hình chính trị ... việc nhà đầu tư nước ngoài không thiện chí đầu  tư và làm ăn lâu dài ở  Cămpuchia  là nguyên nhân làm cho các dự án đầu tư không thể  triển khai hoặc triển khai không có kết quả.

- Một số chính sách  chưa  được xác định rõ nên chưa thể chế hóa hoặc đã có chính sách làm cơ sở nhưng văn bản pháp quy ban  hành chậm.

- Một số luật  về kinh tế liên quan đến đầu tư nước ngoài chậm ban hành như luật lao động, luật bất động sản......

- Pháp luật chưa đồng bộ hoàn chỉnh  nghiêm trọng hơn là việc thi hành pháp luật đối với các nhà đầu tư trong qúa trình triển khai dự án, thực hiện kế hoạch kinh doanh , thương mại và một loạt các vấn đề khác liên quan đến quản lý v à sử dụng lao động.Tất  cả những mối  quan tâm có tính pháp lý trên đây cũng đều nhằm vào mục đích cuối cùng là tạo điều kiện thuận lợi cho sự vân động và phát triển của hiện tượng kinh tế này ở Cămpuchia.

III. Một số giải pháp nhắm tăng cường thu hút đầu tư 

1. Nhóm giải pháp  về thu hút đầu tư  FDI

1.1. Nhóm giải pháp  chung của FDI    

    
Cần có sự nhân thức đầy đủ và nhất quán về nội dung, tính đặc thù của FDI và tầm quan trọng nhiều  mặt của FDI đối với công cuộc phát triển kinh tế của chúng ta hiện nay cũng như  trong những năm tới. Đặc biệt cần đánh giá đúng vai trò FDI, xem  đó là đầu nguồn của dòng thác FDI vào Châu á nói chung và vào Cămpuchia nói riêng.

           Đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Cămpuchia trải qua hơn 10  năm thực hiện nhưng sự thực vẫn là lĩnh vực rất mới; quan niệm của chúng ta về FDI, kinh nghiệm tiếp nhận quản lý  FDI cũng còn nhiều bất cập. Vì vậy cần có thông tin, tổ  chức tìm hiểu về hoạt động FDI, trong đó vốn FDI có những đặc điểm khác biệt cơ bản đối với các hình thức đầu tư quốc tế khác không chỉ ở quyền điều hành đối  tài sản đầu  tư mà nó  còn là  hình thức chuyền giao về công nghệ FDI  không chỉ có tác dụng tích cực với nước đầu tư cũng như nước nhận đầu tư mà nó còn là tác động tiêu cực, nhất là với nước đầu tư.Đối với chúng ta , nước nhận đầu tư  sẽ có lợi như gia tăng nguồn vồn; tiếp nhận được công nghệ kỹ thuật và quản lý tiên tiến; khai thác, phát huy được tiềm năng kinh tế của các vùng, ngành qua đó giải quyết được lao động, tăng thu nhập cũng như nâng cao năng lực cạnh tranh góp phần vào cải thiện cán cân thanh toán....... gắn liền với nó là nguy cơ phụ thuộc  nước ngoài về công nghệ , nguồn vồn , chịu sự  can thiệp của bên ngoài đối với các quyết sách về kinh tế. Đáng  chú ý  nữa là những tác động về văn hóa – xã hội có thể làm thay đổi các giá trị chuẩn mực xã hội, nhất là với nước đang hướng tới phát triển theo định hướng của nước thì càng cần chú ý  đến tác động về mặt này.

         Nhận thức về tác động hai mặt của FDI cho phép  ta có những quyết  chính sách trong  quá trình thu hút FDI, đi  cùng với  những chính sách, biện pháp thu hút cần thiết lập những bộ luật phù hợp với thông lệ quốc tế  để hạn chế tác động tiêu cực. Đối với nước Cămpuchia FDI từ Nhật và úc... là nhà đầu tư quốc tế hàng đầu trên thế giới, nguồn FDI  đổ vào khu vực châu á ngày càng lớn. Chúng ta cần nhận thức rõ vai trò đầu nguồn của dòng FDI , vì vậy; cần có chính sách tổng thể trong quan hệ dài hạn, chúng ta cần có những nghiên cứu tìm hiểu sâu về cách thức làm ăn  của đầu tư trực tiếp  nước ngoài vào Cămpuchia trong đó chú ý thông tin về thị trường của Cămpuchia cho các doanh nhân nước ngoài.

    
Trong cuộc điều tra hàng năm của ngân hàng xuất – nhập khẩu của nước ngoài thì vấn đề cơ sở hạ tầng xã hội nghèo nàn của Cămpuchia là vấn đề nổi cộm  trong môi trường đâu tư của nước ta. Để gia tăng tính cạnh tranh trong việc thu hút FDI nói chung, không thể không tập trung nâng cấp cơ sở hạ tâng.

        Hiện  này, chúng ta đã xây dựng được những khu chế xuất , khu công nghiệp ,nhưng trong s ố đó  chỉ có số ít là hoạt động có hiệu quả , trong việc xây dựng những khu chế xuất, khu  công nghiệp, tràn la n không phù hợp với  yêu  cầu  của các n hà đầu tư , do đó đã không thu hút được họ. Trong điều kiện hạ tầng xã hội còn yếu, lại chưa đều giữa các vùng thì cần có quy hoạch phù hợp về phát triển ngành, lĩnh vực. Không cứ nhất thiết tất cả các tỉnh phải có đầu tư nước ngoài, cần tạo s ù bình đẳng về mọi mặt giữa các công ty trong và ngoài nước, giữa người Cămpuchia với người nước ngoài, trong điều kiện dịch vụ kém chúng ta lại thi hành chính sách giá phân biệt và quá  cao đối với ngoài nước ngoài quả là bất  hợp lý, không những không khuyến khích được các hoạt động kinh doanh sản xuất mà cả hoạt động du lịch cũng bị hạn chế.

      Trong lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực cần có kế  hoạch đào tạo lực lượng lao động phục vụ cho khu vực FDI nói chung và khu vực  FDI, trong đó không  chỉ chú ý nâng cao trình độ kỹ thuật mà phải biết ngoại ngữ, có kiến thức tối thiểu về nền văn hóa , đặc biệt trong kinh doanh của các đối tác. Cần tiếp tục nghiền  cứu sửa đổi luật đầu tư theo  hướng thông thoáng hơn, kết hợp ban hành các quy định có liên quan đến FDI để tạo ra môi trường pháp lý hấp  dẫn, có sự  cạnh tranh.Hoàn thiện môi trường pháp lý, đảm bảo hấp dẫn các nhà đầu t ­ nước ngoài bằng những điều khoản có tính chất ưu đãi về mặt lợi ích kinh  tế của họ và đảm bảo an toàn về vốn cho họ, xây  dựng một hệ thống pháp luật đầy  đủ  và đồng bộ, đảm bảo thi hành pháp luật nghiêm minh,  cần có một cơ chế giải quyết tranh chấp rõ ràng, một cơ quan toà án nghiêm minh và công bằng.

1.2. Nhóm giải pháp cải thiện tăng cường FDI

- Tạo lập và lựa chọn các đối tác, lựa chọn  hình thức thu  hút, thực  hiện các chính sách khuyến khích đầu tư.
- Tạo lập và lựa chọn đối tác đầu tư :  về lâu dài phải đặt trọng tâm vào các công ty xuyên quốc gia vì đó mới chính là những  đối tác có vốn, kỹ thuật tiên tiến, kinh nghiệm quản lý và nhìn chung trọng “ danh dự ” của nhà buôn bán, lựa chọn đối tác đầu tư cần chú ý tới các tiêu chuẩn sau: kiên quyết loại trừ các đối tác có tư tưởng làm ăn chộp giật, chọn các đối tác có  năng lực cần thiết về tài chính, có khả năng kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh và sẵn sàng chuyển giao công nghệ cần thiết vào Cămpuchia.

- Mở rộng các hình thức để thu  hút đầu tư : Mở rộng hình thức chính là biện pháp thu hút được  nhiều nhà đầu tư  nước ngoài, những hình thức thu  hút cần mở rộng là hợp tác gia công, xí nghiệp 100% vốn nước ngoài, xí nghiệp liên doanh, hình thức BOT, thiết lập các khu công nghiệp (trong đó  có khu chế xuất ), khu mậu dịch  tự do.... những hình thức này hết sức phong phú và có vai trò không giống nhau trong thu hút đầu tư FDI.


- Chính sách khuyến khích đầu tư: Đối với Cămpuchia trong những năm qua, kể từ khi luật đầu tư  ra đời, Cămpuchia có nhiều cải tiến về chính sách thuế, giá thuế đất... song cho đến nay vẫn còn nhiều vấn đề phải tính toàn lại, để khuyến khích đầu tư, ngoài những giải pháp  khác, giải pháp khác, giá thuế đất, giá dịch vụ, tỷ xuất thuế lợi tức,  thuế kinh doanh, thuế xuất nhập khẩu, thuế  chuyển lợi nhuận về nước... phải được xem xét sửa đổi cho phù hợp đảm bảo độ kích thích cao.

2. Các  giải pháp  chủ yếu  để mở rộng quy mô và nâng cao hiệu quả đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI vào  Cămpuchia
2.1. Giữ vững ổn định chính trị -  xã hội

          Đổi với Cămpuchia  từ sau khi tổng tuyển cử (tháng 05/1993) thực hiện  đổi mới sự ổn định chính  trị bắt đầu được đảm báo, tuy nhiên vẫn còn sự mâu thuẫn và sự phá hoại của các t hế lực phản động trong nước cũng như  quốc tế. Vì vậy, chính  phủ Cămpuchia vẫn luôn cảnh giác, đồng thời tiếp tục duy trì và tăng cường sự ổn định hơn nữa, yếu tố quyết định sự  thành công, đó là tăng cường vai trò nhà nước tự do, dân chủ thực hiện chính sách  xoá đói giảm nghèo, kịp thời ngăn chặn mọi âm mưu chảu các thế  lực phản động, đảm bảo quốc phòng, an ninh, bảo vệ chu quyền Quốc gia, cùng với sự ổn định chính trị là chính sách ngoại giao mềm dẻo. Đảm bảo nguyên tắc tôn trọng độc lập chủ quyền, đa phương hóa trong quan hệ với tất cả các nước trên thế giới vì hóa bình, hợp tác và phát triển.
2.2. Đẩy mạnh việc thực hiện chiến lược kinh tế mở, phát triển kinh tế thị trưởng và thiết lập thị trưởng đồng bộ: 
Để thực hiện chiến  lược kinh  tế mở thu hút đầu tư nước ngoài có hiệu quả Cămpuchia tiếp tục đổi mới tư duy chính trị, kinh tế, đặc biệt là phải nhận  thức đầy dủ hơn mối quan hệ giữa độc lập dân tộc, dân chủ, với hoà bình và phát triển, xây dựng nâng lực nội sinh để có thể hấp thu được những yếu tố quốc tế, đặc biệt  năng lực  khoa học công nghệ, tài nguyên và nhân lực.

Muốn vậy phải kiên trì dường lối đổi mới, thực hiện nhất quán chính sách đa dạng hóa các hình thức sở hữu, thực hiện cải cách nền tài  chính quốc  gia, đẩy mạnh quá trình cổ phẩn hóa, đồng thời  hoàn tất việc chuẩn bị  cở sở hạ tầng kinh tế và luật pháp, chuẩn bị tốt năng lực quản lý, tiến hành thử nghiệm việc thành lập thị trường chứng khoán ở thành phố lớn.

2.3.Xây dựng  bộ máy nhà nước các cấp quản lý đầu tư nước ngoài mạnh về mọi mặt: 

Để thu hút đầu tư nước ngoài cần khẩn trương kiện toàn bộ  máy hợp  tác đầu tư ở  cấp cao, địa phường và  các ngành theo hướng gọn nhẹ, có hiệu lực, hiệu lực của các cấp chính phủ phải được thể hiện trên việc xây dựng  nhằm bảo tồn và phát huy truyền thống tốt đẹp ủa dân tộc theo hướng nhà nước pháp quyền của dân, do dân và vì dân.

2.4. Cải tiến các thủ tục hành chính: 

ở Cămpuchia cung với luật, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, các ngành đã ban hành các văn bản pháp quy nhằm cụ thể hóa và hướng dẫn thi hành luật, tuy nhiên vẫn còn nhiều vấn đề  cần được  tiếp tục sửa đổi bổ sung như hệ  thổng pháp lý của Cămpuchia chưa kịp thời đáp ứng  nhu cầu kinh doanh, gây nên những khó khăn cho  nhà đầu tư , để khuyến khích đầu tư, các cơ quan hữu quan cần chuẩn bị cho ra đời  luật thương mại, luật kinh doanh  bất động sản, bổ sung hoàn thiện các quy định về tự do, quy c hế đầu thầu, môi sinh, môi trường, chuyển giao công nghệ.... đây là những văn bản luật và dưới luật rất cần thiết cho hoạt động của vcác nhà  đầu tư nước ngoài.

2.5.  Tăng cường  hoạt động xúc tiến đầu tư trực tiếp nước ngoài vào  Cămpuchia

Tăng cường hoạt động xúc tiền đầu tư theo hướng hoạch định chiến lược xúc tiến đầu tư nhằm đáp ứng mục tiêu ổn định và phát triển kinh  tế – xã hội, đồng thời củng cố xúc tiến đầu tư đủ mạnh về đội ngũ, trình  độ, tăng cường và có kế hoạch đưa các bộ, viện, trường và các cơ quan công tác đối ngoại vào hoạt động xúc tiến đầu tư.

Kết luận

Quốc tế hoá đời sống kinh tế là một xu hướng khách quan, là sự phát triển tất yếu của nền sản xuất xã hội, trên cơ sở sự phát triển mạnh mẽ của lực lượng sản xuất. Xu hướng này đã lôi kéo tất cả các nước trên thế giới, dù muốn hay không cũng phải từng bước hội nhập vào quỹ đạo của nền kinh tế thế giới. Trong quá trình quốc tế hoá đời sống kinh tế quốc tế, hoạt động đầu tư nước ngoài có vị trí và vai trò ngày càng quan trọng, nó đã và đang là nhân tố cơ bản cầu thành và quy định xu hướng phát triển các quan  hệ kinh tế quốc tế, một mặt đầu tư nước ngoài hiện là hoạt động cơ bản của quan hệ kinh tế quốc tế, mặt khác nó là nhân tố thúc đẩy nhanh quá trình hội nhập vào nền kinh tế quốc tế thế giới của các nước đang phát triển.

Kể từ khi xuất hiện cách đây hàng thế kỷ, trải quá trình phát triển đầy biến động , mặc dù có nhiều thay đổi nhưng hoạt động đầu tư nước ngoài vẫn không ngừng phát triển.Số lượng vốn đâu tư nước ngoài ngày càng tăng lên mạnh mẽ, hình thức đầu tư ngày càng phong phú, đa dạng và ngày có  nhiều quốc gia tham gia vào hoạt động này, cả với tư  cách là người đầu tư và người nhận đầu tư. Ban đầu, hoạt động đầu tư nước ngoài do các nước chính quốc tiến hành ở các nước thuộc địa để vơ vét tài nguyên và bóc lột nhân dân ở thuộc địa, sau đó dòng vốn đầu tư quốc tế có xu hướng chảy vào các nước công nghiệp là chủ yếu. Hiện tượng đầu tư lẫn nhau giữa các nước công nghiệp phát triển kéo dài mãi cho đến những thập kỷ70-80 mới có hướng dịch chuyển dẫn sang các nước phát triển và cho đến thập kỷ này xu hướng đó mới tăng mạnh. Và đã xuất  hiện những hiện tượng mới như hiện tượng “hai chiều”, "đa cực và đa biên”....trong đầu tư quốc tế.

Trải qua một quá trình lịch sử lâu dài và bằng những kinh nghiệm rút ra từ nhiều nước trên thế giới, có thể khẳng định được rằng, những tác động kinh tế của hoạt động đầu tư nước ngoài đối với các nước đang phát triển , nơi có những tiềm năng to lớn về lao động, tài nguyên nhưng không có điều kiện khái thác. Đối với các nước này, khó khăn lớn nhất đối với sự phát triển kinh tế quốc dân là thiếu vốn và kỹ thuật công nghệ. Sự khao khát đầu tư  từ phía các nước đang phát triển đã gặp được nhu cầu đầu tư ra nước ngoài của nhiều nước trên thế giới. Sự kết hợp hai nhu cầu ấy lại với nhau đã mang lại sự “thoả mãn” cho cả hai phía và sự thật, hoạt động đầu tư nước ngoài chỉ phát huy hiệu quả cao khi nó mang lại lợi ích cho cả hai bên, bên đầu tư tìm kiếm được lợi nhuận, thị trường... còn bên nhận đầu tư đó là vốn, công nghệ, trình độ quản lý, mở rộng thị trường ,thu tài chính và tạo thêm chỗ làm việc cho người lao động.

Do hoàn cảnh đặc thù mà Cămpuchia tham gia vào hoạt động sôi động này của thế giới hơi muộn một chút. Sau tổng tuyển cử trong công quốc khôi phục và phát triển kinh tế. Cămpuchia đã nhận thức được vai trò lớn đầu tư nước ngoài và mặc dù còn nhiều khó khăn trở ngại, lớn nhất là trở ngại về nhận thức, tháng 08 năm 1994 Luật đầu tư tại Cămpuchia được ban hành và đầu tư mở rộng ra một trang mới cho hoạt động đầu tư nước ngoài vào Cămpuchia. Sau sáu năm kể từ khi ban hành luật đầu tư.Một khoảng thời gian không dài so với cuộc đời của mỗi con  ngưòi,  nhưng Cămpuchia đã đạt được những thắng lợi bước đầu tư khá quan trọng, số lượng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Cămpuchia tăng liên tục qua các năm, tốc độ tăng trung bình hăng năm là 50% .Tính đến hết năm 2003, số vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đã được thực hiện khoảng 4345,544triệu USD, chiếm khoảng 40.08%  tổng số vốn đầu tư trong toàn bộ nền kinh tế.

Hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài đã góp phần quan trọng vào sự tăng trưởng kinh tế của Cămpuchia để có thể thoát ra khỏi cái vòng luẩn quản và từng bước hội nhập vào nền kinh tế thế giới, tránh nguy cơ tụt hậu phát triển so với các nước khác.

Khi thực hiện hợp tác đầu tư nước ngoài ,Cămpuchia cũng không tránh  khỏi những mất mát, thiệt hại. Cái giá phải trả cho việc mượn sức người có thể rất lớn nếu Cămpuchia non kém về trình độ hay mắc phải những sai lầm nghiêm trọng trong quản lý và điều hành vĩ mô.Ngược lại ,Cămpuchia có thể hạn chế được tác  hại của đầu tư trực tiếp nước ngoài, nếu  Cămpuchia biết khôn khéo xử lý tốt các tình huống và phải có khả năng đê thực hiện quan  hệ hợp tác đâu tư với nước ngoài.

Để tăng tốc độ tăng trưởng kinh tế liên tục cao và để biến Cămpuchia thành một nước công nghiệp trong tương lai.Việc thu hút đầu tư và  nâng cao hiệu quả sử dụng đầu tư trực tiếp nước ngoài có ý nghĩa và vai trò đặc biết quan trọng.Cămpuchia phải coi nhiều vụ thu hút và năng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài là công việc vừa có tính cấp bách vừa có tính chiến lược lâu dài.

Cơ hội thu hút đầu tư trực tiếp nước  ngoài của Cămpuchia trong những năm tới là rất thuận lợi, về phía mình Cămpuchia có cả những lợi thế tuyệt đối và lợi thế tương đối .Những để thực hiện thành công chiến lược thu hút và sử dụng đầu tư trực tiếp nước ngoài, yêu cầu Cămpuchia phải giải quyết nhiều vần đề bức xúc như việc cải thiện môi trường pháp lý,ổn định kinh tế vĩ mô tạo và xây dựng  hệ thống cơ sở hạ tầng , nâng cao năng lực tiếp  nhận đầu tư trực tiếp nước ngoài....và phải vượt qua được những thách thực đang đặt ra trước Cămpuchia.

Bằng sự nỗ lực của chính mình đồng  biết khải thác và sử  dụng có hiệu quả nguồn lực bên ngoài.Trong đó phần chủ yếu là đầu tư trực tiếp nước ngoài, sẽ cho phép Cămpuchia thực hiện thành công những mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội đã đạt ra trong tương lai.
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